
Ngày soạn: 19/9/2014                                                                                           Tiết 6

Ngày giảng: ............  

                       VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG

I.Mục tiêu:

    1, Kiến thức : HS hiểu được vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng

     2,Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng  so sánh phân tích, tổng hợp

     3,Thái độ : Có ý thức quí trọng,bảo vệ các giống cây trồng quí hiếm ở địa phương

II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
 Giáo viên  : Phóng to các hình H11, H12, H13 và sưu tầm thêm tranh ảnh có liên quan

   Học sinh : Mang mẫu vật bắp ngô, một loại giống củ, SGK.

III. Phương pháp: Trực quan, vấn đáp, hoạt động nhóm.

IV.Tiến trình giờ dạy-Giáo dục
      1,Ổn định lớp: (1 phút) 

      2, Kiểm tra bài cũ:(5/ ) 

         HS1: - Thế nào là bón lót, bón thúc?

                 - Phân hữu cơ và phân chuồng thường dùng bón lót hay bón thúc ? Vì sao?

       3, Giảng bài  mới:  ĐVĐ: (2/ )
Như chúng ta đã biết mỗi  loại cây trồng gồm nhiều giống khác nhau. Mỗi loại giống mang nhiều đặc điểm riêng biệt.Có giống chịu hạn tốt,có giống chịu sâu 
bệnh kém..Những tính chất này sẽ quyết định giá trị của giống, năng suất , phẩm chất. Vậy vai trò của giống như thế nào và phương pháp chọn tạo giống ra sao?……

* Hoạt động 1 : Vai trò của giống cây trồng(10/)

	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS
	Ghi bảng

	GV cho HS nghiên cứu H11, kết hợp với tranh phóng to

Sau đó GV cho HS trả lời câu hỏi a,b,c, vào vở bài tập

  - Thay giống cũ bằng giống mới có tác dụng gì?

   - Sử dụng giống ngắn ngày có tác dụng gì đến vụ gieo trồng trong năm?

  - Sử dụng giống ngắn ngày có ảnh hưởng như thế nào đến cơ cấu cây trồng ?

  - Qua đây em thấy giống có vai trò như thế nào đối với cây trồng


	HS các nhóm làm việc độc lập sau đó đại diện các nhóm trả lời

- Tăng năng suất

- Tăng vụ gieo trồng trong năm

- Thay đổi

- Làm tăng năng suất, tăng chất lượng  nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng.
	  1. Vai trò của giống cây trồng:

TK: Giống cây trồng  tốt có tác  dụng làm tăng NS, tăng chất lượng  nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng




* Hoạt động 2 : Tiêu trí của giống cây trồng tốt (8/)

	GV cho HS làm bài tập trong SGK và chọn ra các tiêu chí của giống tốt

GV chốt lại cho HS ghi bài

	Cá nhân HS tự nghiên cứu và chọn ( 1,3,4,5) 

HS khác nhận xét


	2. Tiêu chí của giống cây trồng tốt:

TK: 

- Sinh trưởng tốt trong điều kiện , khí` hậu đất đai và trình độ canh tác của địa phương

- Có chất lượng tốt

- Có NS cao và ổn định

- Chống chịu được sâu, bệnh.


 Hoạt động 3 : Phương pháp chọn tạo giống cây trồng (12/)

	GV cho HS đọc phần thông tin SGK và quan sát hình H12, H13
  - Theo em thế nào là phương pháp chọn lọc ?

  - Phương pháp  tiếp theo là phương pháp gì?

GV cho HS thấy người ta sử dụng phương pháp này với cây trồng gì?
GV chốt lại cho HS ghi bài

  - Ngoài 2 phương pháp trên còn phương pháp nào khác?
-Phương pháp nuôi cấy mô nằm trong chương trình giảm tải, cho HS tự nghiên cứu SGK.
	HS nghiên cứu SGK

HS tả lời câu hỏi của GV

HS khác nhận xét bổ sung

 Sử dụng phương pháp lai với cây ngô

 Phương pháp nuôi cấy mô.


	3. Phương pháp chọn tạo giống cây trồng:

a. Phương pháp chọn lọc

b.Phương pháp lai

c. Phương pháp đột biến 




 4, Củng cố: (5/)

  - GV cho 1-2 HS đọc phần ghi nhớ SGK

  - Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt?

  - Thế nào là phương pháp chọn lọc và phương pháp gây đột biến?

      5, Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:(2/)

  - Học bài, trả lời câu hỏi SGK
  - Đọc trước bài 11.
V. Rút kinh nghiệm: 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn: 20/9/2014                                                                                Tiết 7
Ngày giảng: .............
SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG 

I.Mục tiêu:

     1, Kiến thức : HS hiểu được  qui trình sản xuất giống cây trồng, cách bảo quản hạt giống.

     2,Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp

     3,Thái độ : Có ý thức  bảo vệ các giống cây trồng nhất là các giống quí đặc sản

II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
   Giáo viên  : Phóng to các hình H15, H16, H17.
    Học sinh : Đọc trước bài mới,SGK.
III. Phương pháp:  Trực quan, vấn đáp, hoạt động nhóm.

IV. Tiến trình giờ dạy-Giáo dục.

         1,Ổn định lớp: (1 phút) 

         2, Kiểm tra bài cũ: (5/)
        HS1: - Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt?

                - Thế nào là phương pháp chọn lọc và phương pháp gây đột biến?

         3,  Giảng bài mới: 
      ĐVĐ:(2/)

Ở bài trước các em thấy vai trò của  giống cây trồng vô cùng quan trọng trong việc quyết định năng suất và chất lượng nông sản. Vậy muốn có nhiều hạt giống tốt , cây giống phục vụ cho đại trà ta phải làm gì?

* Hoạt động 1 : Sản xuất  giống cây trồng bằng hạt (12/)
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS
	Ghi bảng

	GV cho HS nghiên cứu phần 1 SGK

Sau đó GV đặt câu hỏi cho HS trả lời 

 - Sản xuát  giống cây trồng nhằm mục đích gì?

 - Có mấy cách sản xuất giống cây trồng?

GV cho HS nghiên cứu thông tin 1 và hình SGK

GV : Do quá trình gieo trồng và những nguyên nhân khác nhau mà nhiều tính tốt dần bị mất đi. Vì vậy cần phục tráng

  - Qui trình sản xuất giống cây trồng mấy năm?

  - Công việc của năm thứ 1 là gì?

  - Công việc của năm thứ 2 là gì?

  - Hạt siêu nguyên chủng là những hạt như thế nào? Hạt nguyên chủng là hạt như thế nào?

  - Biện pháp này thường áp dụng ở những cây nào?
	HS các nhóm làm việc độc lập sau đó đại diện các nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét , bổ sung

HS các nhóm hoàn thành câu hỏi

- 3 năm


	 * Sản xuát  giống cây trồng: 
TK: Nhằm mục đích tạo ra nhiều hạt giống, cây con giống nhằm phục vụ quá trình gieo trồng

 1. Sản xuát  giống cây trồng bằng hạt 




* Hoạt động 2 : Sản xuất  giống cây trồng bằng nhân giống vô tính (10/)        
	GV cho HS  quan sát H15;16;17 SGK 

  - Thế nào là phương pháp giâm cành, ghép mắt, chiết cành?

  - Tại sao khi giâm cành người ta bứt bớt lá?

  - Tại sao khi chiết cành người ta dùng nilon bó lại?

GV chốt lại cho HS ghi bài
	HS dựa vào kiến  thức sinh học 6 trả lời câu hỏi

- Giảm thoát hơi nước
	2. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính

TK:
+ Giâm cành

+ Ghép mắt 

+ Chiết cành

+ Nuôi cấy mô.


* Hoạt động 3 : Bảo quản hạt  giống cây trồng. (10/)
	GV cho HS đọc phần thông tin  SGK

  - Muốn bảo quản tốt hạt giống người ta phải làm gì ?

  - Tại sao người ta thường xuyên kiểm tra?


	HS thảo luận sau đó trả lời câu hỏi


	3. Bảo quản hạt giống, cây trồng
  - Hạt giống phải đạt chuẩn: Khô, mẩy không lẫn tạp chất, tỉ lệ hạt lép thấp không bị sâu bệnh

  - Nơi bảo quản, nhiệt độ, độ ẩm, không khí thấp, kín không để chim chuột, côn trùng xâm nhập

  - Thường xuyên kiểm tra: nhiệt độ,độ ẩm, sâu mọt để có biện pháp sử lí kịp thời .


      4, Củng cố: (3phút):
GV cho 1-2 HS đọc phần ghi nhớ SGK
-  Sản xuất giống cây trồng bằng hạt như thế nào?

- Thế nào là giâm cành, chiết cành, ghép mắt?
       5, Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:(2/)

       - Học bài, trả lời câu hỏi cuối bài học.
        -Nghiên cứu trước bài 12.

IV. Rút kinh nghiệm: 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:22/9/2014                                                                             Tiết 8

Ngày giảng: .........................
Bài 12 :SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

I. Mục tiêu
1, Kiến thức: Biết được tác hại của sâu, bệnh .

                       Hiểu được khái niệm về côn trùng, bệnh cây.
2, Kĩ năng: Nhận biết được dấu hiệu khi bị sâu, bệnh phá hại.
3, Thái độ: Có ý thức bảo vệ cây trồng.

II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
GV: SGK, SGV,CKTKN,  nghiên cứu tài liệu

HS: Đọc và nghiên cứu trước bài học.

III. Phương pháp 

           Trực quan, vấn đáp, liên hệ thực tế.

IV. Tiến trình giờ dạy-Giáo dục
         1, Ổn định lớp: 

         2, Kiểm tra bài cũ (5').
HS1: Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính gồm những phương pháp nào?

Giâm cành, Ghép mắt, Chiết cành

3,  Giảng bài mới.
* Giới thiệu bài (1').
Bài này cung cấp cho các em khái niệm cơ bản nhất về sâu, bệnh hại cây trồng, biết được các triệu chứng thường gặp khi cây bị sâu, bệnh phá hại.

* Hoạt động 1 : Tác hại của sâu, bệnh (12/)

	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của  trò
	Ghi bảng

	Quan sát hình do sâu bệnh gây hại. Em hãy cho biết sâu, bệnh đã gây hại như thế nào cho cây trồng?

+ Lúa bị rầy nâu phá hoại

+ Lúa bị rầy nâu cuốn lá

+ Bắp cải bị sâu đục

+ Quả hồng bị sâu

+ Cà chua xoăn lá
	 HS quan hình và trả lời 

Khi bị sâu bệnh phá hại cây trồng sinh trưởng ,phát triển kém, năng xuất và chất lưọng nông sản giảm.


	I.Tác hại của sâu, bệnh .

- Làm giảm năng suất, giảm chất lượng sản phẩm.




* Hoạt động 2: Khái niệm về côn trùng và  bệnh của cây (20/)

	GV yêu cầu HS đọc SGK

Côn trùng có đặc điểm như thế nào?

-Thế nào là vòng đời của côn trùng?
-Côn trùng có mấy kiểu biến thái?
Lấy VD về côn trùng có lợi và côn trùng có hại.

Thế nào là bệnh cây?
-Nêu một số dấu hiệu khi cây trồng bị sâu, bệnh phá hại

-Khi cây bị sâu bệnh phá hại, thường có những biến đổi ntn?
	HS quan sát hình 20 SGK, trả câu hỏi.
-Khoảng thời gian trứng -> côn trùng trưởng thành -> đẻ trứng

- Biến thái hoàn toàn

- Biến thái không hoàn toàn

Lợi: Ong, bướm, dế mèn

Hại: Sâu róm, bọ xít

-Là trạng thái không bình thường về chức năng sinh lý, cấu tạo và hình thái của cây .

- Cây cành bị gẫy

- Lá bị thủng

- Lá, quả bị biến dạng

- Lá, quả bị đốm, đen

- Cây củ bị thối

- Thân cành bị sần sùi


	II. Khái niệm về côn trùng

  v bệnh

1. Khái niệm về côn trùng

- Côn trùng thuộc ngành động vật chân khớp, cơ thể chia làm 3 phần: Đầu, ngực, bụng. Ngực mang 3 đôi chân và thường có 2 đôi cánh, đầu có 1 đôi râu. 
2. Khái niệm về bệnh

Là trạng thái không bình thường về chức năng sinh lý, cấu tạo và hình thái của cây dưới tác động của vi sinh vật gây bệnh và điều kiện sống không thuận lợi.

3. Một số dấu hiệu khi cây trồng bị sâu, bệnh phá hại

- Khi cây bị sâu bệnh phá hại, thường có những biến đổi về màu sắc, hình thái, cấu tạo.

* Ghi nhớ SGK




4, Củng cố:( 5’)

Nêu những dấu hiệu thường gặp ở cây cà chua mà em cho là bị sâu bệnh?
Lá xoăn, quả méo bị sâu cắn, lá vàng.

 5, Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:(2')

- Học bài theo câu hỏi SGK

- Đọc bài mới

 + Nguyên tắc

 + Biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại

V. Rút kinh nghiệm: 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 22/ 9/2014


                                                         Tiết 9            
 Ngày giảng: ...............................

Bài 13

PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI
I. Mục tiêu 

1, Kiến thức :HS nắm  được nguyên tắc chung về phòng trừ sâu, bệnh hại.

                       Nắm được các biện pháp, phòng trừ sâu,bệnh hại cây trồng.
2, Kĩ năng: Thực hiện được biện pháp vệ sinh an toàn khi phòng trừ sâu, bệnh hại.

 Chỉ ra được biện pháp cần ưu tiên trong phòng trừ sâu, bệnh.

          3, Thái độ:  Có ý thức bảo vệ cây trồng tốt.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
GV: SGK, SGV,CKTKN, nghiên cứu tài liệu  

HS: Học bài cũ và đọc câu hỏi trả lời bài mới.

III. Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề, liên hệ thực tế.

IV. Tiến trình giờ dạy-Giáo dục
   1, Ổn định lớp:

   2, Kiểm tra bài cũ (5').

HS1:Cây bị sâu, bệnh thường có những biểu hiện như thế nào?

- Biến đổi màu sắc

- Biến đổi hình thái

- Biến đổi cấu tạo

* GV gọi HS nhận xét, cho điểm

  3, Giảng bài mới.

* Giới thiệu bài (1').Làm thế nào để phòng, trừ được sâu, bệnh hại cây trồng ta tìm hiểu bài hôm nay.

* Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại   (12/)
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	- Khi tiến hành phòng trừ sâu, bệnh cần tuân theo nguyên tắc nào?

- Thế nào là phòng trừ chính?

? Trừ sớm, kịp thời và triệt để là như thế nào?

- Trừ sớm là khi cây mới biểu hiện bệnh

-Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ kịp thời như thế nào?


	Nguyên tắc:

+ Phòng là chính

+ Trừ sớm, kịp thời nhanh và triệt để

+ Sử dụng tổng hợp các biện pháp

-Là tác động các biện pháp như vệ sinh môi trường, chăm sóc làm cho cây sinh trưởng và phát triển tốt để cây không hoặc ít bị bệnh.

- Trừ kịp thời: Kịp về thời gian, kịp về chủng loại thuốc.

-Là phối hợp chúng nhiều biện pháp với nhau
	I. Tìm hiểu nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại 

Nguyên tắc:

+ Phòng là chính

+ Trừ sớm, kịp thời nhanh và triệt để

+ Sử dụng tổng hợp các biện pháp




    * Hoạt động 2: Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại     (20/)
	- Có những biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại nào mà em biết?

Hãy mô tả nội dung của từng biện pháp

- Biện pháp canh tác là gì?
- Biện pháp dùng giống chống sâu,  bệnh nghĩa là gì? 

Thế nào là biện pháp thi công ?
Nội dung của biện pháp hoá học là gì?

Thế nào là biện pháp sinh học?

Biện pháp kiểm dịch thực vật có nội dung gì?


	HS có thể nêu các   biện pháp như trong SGK. 
-Vệ sinh đồng ruộng, làm đất, gieo trồng đúng thời vụ, chăm sóc tốt, luân canh.

-Tạo và dùng giống cây trồng chống được bệnh hại, tạo và sử dụng giống cây trồng chống được sâu hại.

-Bắt sâu, ngắt lá bị bệnh, dùng bẫy đèn bắt bướm dùng bả độc để diệt bướm.

_Dùng loại thuốc diệt sâu, bệnh khi cần thiết, phải đảm bảo vệ sinh an toàn, bảo vệ môi trường, phun đúng kỹ thuật.

-Bảo vệ phát triển sâu, nấm có ích để diệt trừ sâu, bệnh

-Kiểm tra những sản phẩm nông, lâm khi vận chuyển từ nơi này sang nơi khác.


	II. Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại 

- Biện pháp canh tác

- Dùng giống chống sâu bệnh

- Biện pháp thủ công

- Biện pháp hoá học

- Biện pháp sinh học

- Biện pháp kiểm dịch thực vật




          4, Củng cố (5') :
             -Nêu nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng?
   - Nêu các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại  cây trồng.
5, Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau: (2') 
         - Làm bài tập trong SGK
        - Đọc và trả lời câu hỏi trong SGK

        - Ôn tập chương I 
V.Rút kinh nghiệm:.....................................................................................................                                 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ngày soạn: 29  / 9  / 2014
Ngày giảng:  ...... ......                                                                              Tiết 10

ÔN TẬP CHUƠNG I

I. Mục tiêu
  1, Kiến thức: Giúp học sinh củng cố những kiến thức kỹ năng đã học ở chương I.
  2, Kỹ năng: Bước đầu vận dụng được kiến thức đã học vào trong thực tiễn sản xuất.

  3, Thái độ: Rèn tính tích cực trong học tập.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
   GV: SGK, SGV, tài liệu tham khảo.

   HS Ôn tập nội dung chương I.

III. Phương pháp
         Vấn đáp, liên hệ thực tế.

IV.Tiến trình giờ dạy-Giáo dục
        1, Ổn định lớp.(1/)

        2, Kiểm tra bài cũ: kết hợp trong giờ học.

       3, Giảng bài mới: 
    * Hoạt động : Ôn tập   (42/)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng

	? Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương em.

? Nhiệm vụ của trồng trọt là gì.

? Hãy cho biết trồng trọt ở địa phương em hiện nay là gì.

? Đất trồng là gì.

? Đất trồng có tầm quan trọng ntn đối với đời sống cây trồng.

? Đất trồng gồm những thành phần nào, vai trò của thành phần đó đối với cây trồng.

? Thế nào là đất chua, đất kiềm và đất trung tính.

? Phân bón là gì. Có mấy nhóm phân bón.

? Bón phân vào đất có tác dụng gì.

GV: Chốt lại ghi nhớ (SGK-17).

? Thế nào là bón lót, bón thúc.

? Phân hữu cơ, phân lân thường dùng để bón lót hay bón thúc? Vì sao?

? Phân đạm, thường dùng để bón lót hay bón thúc? Vì sao?

? Giống có vai trò ntn trong trồng trọt.

? Thế nào là phương pháp chọn lọc, lai tạo giống.

? Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích gì.

? Sản xuất giống cây trồng bằng hạt được tiến hành theo trình tự nào.

? Nêu ĐK cần thiết để bảo quản hạt giống.

? Nêu tác hại của sâu bệnh.

? Thế nào là bệnh của cây.

? Hãy nêu những nguyên tắc trong phòng trừ sâu, bệnh hại.

? Hãy nêu các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại, ưu nhược điểm của từng biện pháp.

? Ở địa phương em đã phòng trừ sâu bệnh bằng biện pháp nào.

GV: Phun thuốc trừ sâu bắt sâu hại.
	HS lần lượt đứng tại chỗ trình bày.

- Cung cấp lương thực ,thực phẩm cho con người.

- Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.

- Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp.

- Cung cấp nông sản để xuất khẩu.

- Khai hoang, tăng vụ, áp dụng biện pháp kĩ thuật tiên tiến.

-Đất trồng là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, o xiôch cây tròng và giữ cho cây trồng không bị đổ.

 -Phần khí: C2 oxi cho cây hô hấp.

      - Phần rắn: C2 chất dinh dưỡng cho cây.

      - Phần lỏng: C2 nước cho cây.

- Đất chua có độ PH 
[image: image1.wmf]p

6,5;
- Đất kiềm cố độ PH = 6,6-7,5

- Đất trung tính có độ PH
[image: image2.wmf]f


7,5

- Có ba nhóm phân bón chính: Phân hữu cơ , phân hoá học , và phân vi sinh.
- Bón phân vào đất làm tăng độ phì nhiêu của đất , làm tăng năng xuất cây trồng, tăng chất lượng nông sản.

- Phân hữu cơ, phân lân thường dùng để bón lót 

vì hai loại phân đó  ít tan

-Phân đạm, thường dùng để bón thúc vì nhanh tan.

- HS nêu vai trò của giống (SGK- 24, 25)

- Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích tạo ra nhiều hạt giống, cây con giống phục vụ gieo trồng.

- Khi bị sâu ,bệnh phá hoại cây trồng sinh trưởng , phát triển kém, năng xuất và chất lượng nông sản giảm.

- HS nêu được 5 biện pháp(SGK- 32)
	1, Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt (SGK-6

2, Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng.

3, Một số tính chất của đất trồng.

4, Tác dụng của phân bón trong trồng trọt.

5, Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường.

6, Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng.

7, Sản xuất và bảo quản giống cây trồng.

8, Sâu, bệnh hại cây trồng.

9, Phòng trừ sâu, bệnh hại.




       4, Củng cố: Kết hợp trong bài.

       5, Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:(2/)

      Ôn tập và trả lời câu hỏi cuối mỗi bài,chuẩn bị tiết sau kiểm tra 1 tiết.

V. Rút kinh nghiệm: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 30/9/2014
Ngày giảng:                                                                                            Tiết 11

KIỂM TRA CHƯƠNG I

I. Mục tiêu
    1, Kiến thức: Nhằm kiểm tra sự tiếp thu kiến thức ở chương I.

    2, Kĩ năng: Kiểm tra cách vận dụng kiến thức đã học vào trong cuộc sống.

    3, Thái độ: Giáo dục tính tự giác, cách trình bày bài kiểm tra.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
  GV: Đề kiểm tra.

  HS: Ôn tập kiến thức ở chương I, giấy kiểm tra.
III. Phương pháp: Kiểm tra ,đánh giá.

IV. Tiến trình giờ dạy-Giáo dục
       1, Ổn định tổ chức.

       2, Kiểm tra bài cũ: Không.

       3, Bài mới:(43/)
Đề bài: I, Trắc nghiệm: (3đ)

       Câu 1.(2đ) Hãy ghi đáp án đúng vào bài làm trong các phương án sau.
1.  Sử dụng thuốc hoá học để phòng trừ sâu bệnh có những ưu điểm sau:
A. Diệt sâu bệnh nhanh, ít tốn công                    B. Không làm ô nhiễm môi trường.

C. Không gây độc hại cho người và gia súc         D. Cả 3 ý trên .

2. Loại đất nào dưới đây có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất ?

A. Đất cát       B. Đất thịt nhẹ     C. Đất thịt trung bình        D. Đất thịt nặng.

3. Đối với loại côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn thì giai đoạn nào phá hoại cây trồng mạnh nhất ?

         A. Giai đoạn sâu trưởng thành                                             B.Giai đoạn sâu non 

         C. Giai đoạn trứng                                                               D. Gai đoạn nhộng 

4.  Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh nào sau đây là hiệu quả nhất:

A. Cho nước ngập cây trồng là biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả.

B. Dùng thuốc độc phun liên tục là biện pháp tốt nhất trong phòng trừ sâu bệnh

C. Dùng biện pháp sinh học để phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả nhất

D. Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ, lấy biện pháp canh tác là cơ sở.

      Câu 2(1đ) Cho các loại phân dưới đây :                                

A. Cây điền thanh;                     B.  Phân trâu, bò ;                C. Supe lân ;     

 D. DAP (diamon phốt phát)      E. Cây muồng muồng   

 H. Phân NPK                            I. Bèo hoa dâu  ;                   K.Urê (phân chứa N) . 

 L.  Khô dầu dừa, đậu tương.    M. Nitragin (chứa vi sinh chuyển hoá đạm).

Em hãy sắp xếp các loại phân bón trên vào các nhóm thích hợp.

       Nhóm :  Phân hữu cơ,      Phân hoá học,     Phân vi sinh.
II. Tự luận :(7đ)
    Câu 2(2đ): Đất trồng là gì? Vì sao phải sử dụng đất hợp lí?

    Câu 3(2đ). Tại sao lấy nguyên tắc phòng là chính để phòng trừ sâu, bệnh hại? Hãy nêu rõ các nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh đó?

   Câu 4(3đ): Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt?  Nêu các phương pháp chọn tạo giống cây trồng mà em biết? Để bảo quản tốt hạt giống cần những điều kiện cần thiết nào?

Đáp án

     I.TRẮC NGHIỆM .
Câu 1: (2 đ) 1 - A  ( 0,5 điểm)                                          2 - A ( 0,5 điểm)                                          

             3 -  B  ( 0,5 điểm)                                                4 - D  ( 0,5 điểm)                                          

Câu 2(1 đ)

	Phân hữu cơ
	Phân hoá học
	Phân vi sinh

	- Cây điền thanh

- Phân trâu, bò 

- Cây muồng muồng 

- Bèo hoa dâu  

- Khô dầu dừa, đậu tương                  
	- Supe lân 

- DAP (diamon phốt phát) 

- Phân NPK 

- Urê (phân chứa N) . 

                                     
	- Nitragin (chứa vi sinh chuyển hoá đạm).




( Nếu mỗi ý thiếu một loại phân bón trong nhóm trừ 0,1 điểm )

II . TỰ LUẬN.

 Câu1 (2đ)
- Đất trồng: Là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm.(1đ)

- Phải sử dụng đất hợp lí vì: nước ta có tỉ lệ tăng dân số cao, nhu cầu về lương thực, thực phẩm tăng, trong khi đó diện tích đất trồng có hạn, vì vậy phải biết cách sử dụng đất một cách hợp lí có hiệu quả.(1đ)

Câu 2.(2đ)

- Nguyên tắc phòng là chính ít tốn công, cây sinh trưởng tốt, sâu bệnh ít, giá thành thấp.(1đ)

- Nguyên tắc: Phòng là chính,trừ sớm kịp thời, nhanh chóng, triệt để, sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.(1đ)

Câu 4 (3đ) :Vai trò của giống cây trồng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng.(1đ)

- Có hạt giống tốt phải biết bảo quản trong chum, vại bao túi kín hoặc trong các kho lạnh…(1đ)

- Phương pháp chọn tạo giống: Chọn lọc, lai, gây đột biến, nuôi cấy mô...(1đ)

      4, Cuối giờ: Thu bài, nhận xét giờ kiểm tra.

      5, Hướng dẫn về nhà(2/):  - Nghiên cứu trước bài thực hành số 8.
         - Mỗi tổ chuẩn bị: Phân đạm, lân, kali, vôi.( mỗi thứ 0,1kg)

Ngày soạn: 5/10/2014                                                                          Tiết 12
Ngày giảng: 

            Thực hành:NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN 
HOÁ HỌC THÔNG THƯỜNG

I. Mục tiêu:
1,Kiến thức : Phân biệt được một số loại phân hoá học thông thường

2,Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích

     3,Thái độ : Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
GV:  Phiếu học tập 

- Mẫu phân hoá học.


- Ống nghiệm thủy tinh hoặc cốc


- Đèn cồn


- Than củi


- Kẹp sắt gắp than


- Thìa nhỏ, diêm.
HS : Mẫu phân hoá học, than củi
III. Phương pháp: Trực quan , vấn đáp, hoạt động nhóm, thực hành.

IV. Tiến trình giờ dạy-Giáo dục:
        1,Ổn định lớp: 
        2, Kiểm tra bài cũ: (3 phút)

            Kiểm tra mẫu vật của học sinh
        3, Giảng bài mới: (33/)
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS
	Ghi bảng

	GV chia học sinh làm 4 nhóm

GV  yêu cầu  HS  đọc phần 1 SGK 

GV  giáo dục ý thức thực hành cho HS

GV phát đồ thí nghiệm cho từng nhóm

GV  treo tranh giảng giải lần thứ 1 sau đó GV yêu cầu các nhóm

Lưu ý: HS phân biệt nhóm tan và không tan

GV yêu cầu HS nhìn lên bảng GV vừa nói vừa thao tác làm cho học sinh thấy từng bước

GV phát phiếu học tập cho các nhóm để HS  vừa làm vừa điền vào phiếu học tập

HS làm  GV đi xuống các nhóm kiểm tra và uốn  nắn các nhóm chưa làm chính xác
	HS các nhóm  kiểm tra lại đồ thí nghiệm GV đã phát xuống xem đã đầy đủ chưa 

HS các nhóm quan sát từng bước GV làm mẫu

HS các nhóm tự giác làm thí nghiệm độc lập một thư kí có trách nhiệm ghi lại kết quả

Sau khi song các nhóm tự giác đánh giá cho điểm


	I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết

- Mẫu phân hoá học thường dùng

- Ống nghiệm thuỷ tinh
- Đèn cồn

- Than củi

- Kẹp sắt

- Thìa nhỏ, diêm , nước sạch 

II.  Qui trình thực hành: 

    1, Phân biệt nhóm phân bón hoà tan và nhóm ít  hoặc không hoà tan.
    2, Phân biệt nhóm phan bón hoà tan ( Đạm và ka li)

     3, Phân biệt trong nhóm phân bón ít hoặc không hoà tan (lân và vôi)

III. Thực hành




4, Củng cố: Tổng kết bài TH (7phút)
- HS thu dọn dụng cụ vệ sinh

- Ghi kết quả thí nghiệm vào vở BT

- GV cho đáp án để HS tự đánh giá
- GV đánh giá kết quả giờ TH của HS

+ Sự chuẩn bị
+ Thực hiện qui trình, an toàn lao động,

+ Kết quả TH

5, Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:(2/) 
 - Tự thực hành ở gia đình.
- Nghiên cứu bài 15

V. Rút kinh nghiệm: 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Chương II:

QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

TRONG TRỒNG TRỌT

*Mục tiêu của chương:

       1, Kiến thức:  HS nắm được các công việc làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch bảo quản, chế biến nông sản. luân canh,xen canh, tăng vụ.

       2, Kĩ năng: 

            - Có kĩ năng làm được một số khâu kĩ thuật trong quy trình sản xuất nông nghiệp. biết áp dụng các kiến thức đẫ học vào sản xuất.

           - Xử lí được hạt giống bằng nước ấm, xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm.

       3, Thái độ: 

           - Có tình thần trách nhiệm, chịu khó ,cẩn thận trong lao động ản xuất và quí trọng sản phẩm lao động.

           - Có ý thức áp dụng các biện pháp kĩ thuật tiên tiến vào sản xuất.

       ................................................................................................................................

Ngày soạn: 12/10/2014                                                                    Tiết 13
Ngày giảng: 

 LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT. 
I.Mục tiêu:

       1,Kiến thức : 

         HS hiểu được mục đích và các công việc làm đất, bón lót cho cây trồng

       2,Kĩ năng : Biết được quy trình và yêu cầu kỹ thuật của việc làm đất
       3,Thái độ : Ý thức bảo vệ môi trường

II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
     GV: Phóng to các hình H25, H26.
     HS: : Đọc trước bài mới

III. Phương pháp: Trực quan, vấn đáp, liên hệ thực tế.
IV. Tiến trình giờ dạy- Giáo dục
         1, Ổn định lớp: (1 phút) 

    2,Kiểm tra bài cũ: Không 
    3, Giảng bài mới: 
 * Hoạt động 1: Làm đất nhằm mục đích gì?(10/)
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS
	Ghi bảng

	GV cho HS đọc thông tin SGK

 - Nếu một thửa ruộng ta làm đất bằng cày, bừa thì có gì khác so với thửa không cày, bừa?

 - Làm đất có tác dụng gì?


	 - Đất tơi xốp ….

- Làm cho đất tơi xốp…
	I. Làm đất nhằm mục đích gì?

TK:  Làm cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng , diệt cỏ dại và mầm mống sâu, bệnh ẩn nấp.


Hoạt động 2:  Các công việc làm đất (20/)

	GV cho HS quan sát H25 và 26

  - Làm đất gồm những công việc nào?

  - Cày đất có tác dụng gì?

  - Đất cát cày như thế nào?

  - Tương tự, đất bạc màu, đất sét, đất trồng cây ăn quả cày như thế nào?

GV có thể cho HS so sánh với cày máy

HS đọc thông tin SGK và quan sát H26

  - Người ta tiến hành cày, bừa đất bằng công cụ gì?

- Tại sao phải lên luống?

  - Lên luống thường áp dụng cho những loại cây nào?
	- Cày đất, bừa và đập đất

 - Nhằm xới lớp đất mặt lên

 - Nông

 - Sâu dần, bón phân

 - Trâu, bò, máy

 - Để tiện chăm sóc, …

 - Rau, khoai …
	II. Các công việc làm đất:

1. Cày đất:
   Làm cho đất tơi xốp, thoáng khí và vùi lấp cỏ dại

2. Bừa và đập đất

  Làm nhỏ đất,thu gom cỏ dại trong ruộng, san phẳng ruộng

3. Lên luống

  Để dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng và phát triển tốt.




 Hoạt động 3: Bón phân lót(7/)
	GV cho HS nhắc lại cách bón lót ở tiết trước.

 -Thường sử dụng loại phân nào để bón lót?
- Hãy nêu cách bón lót phổ biến mà em biết .
	- Bón lót là bón phân trước khi gieo trồng.

- phân hữu cơ hoặc trộn lẫn một phần phân hoá học (lân)
	III. Bón phân lót

- Phân bón lót thường là phân hữu cơ hoặc trộn lẫn một phần phân hoá học (lân)


4,Củng cố: (5phút)
Cho học sinh đọc phần ghi nhớ SGK, đọc phần “EM CÓ BIẾT”

     - Nêu các công việc làm đất?
5, Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:(2/) 
   + Học bài, trả lời câu hỏi SGK

   + Chuẩn bị bài 16
V. Rút kinh nghiệm: 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 13/10/1014                                                                            Tiết 14
Ngày giảng: 

GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP
I. Mục tiêu:
       1, Kiến thức : :

         - Nắm  được khái niệm về thời vụ và những căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng, các vụ gieo trồng chính ở nước ta.


- Hiểu được mục đích của việc kiểm tra, xử lý hạt giống trước khi gieo trồng, các phương pháp xử lý hạt giống,phương pháp gieo trồng.

     2, Kĩ năng :  - Biết  được các yêu cầu kỹ thuật của việc gieo trồng và các phương pháp gieo hạt, trồng cây non.

     3,Thái độ : Có ý thức  lao động, tinh thần chịu khó, cẩn thận…

II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
GV : H27, H28 và sưu tầm tranh vẽ có liên quan

HS: Đọc trước bài mới

III. Phương pháp :  Trực quan, vấn đáp, liên hệ thực tế.

IV. Tiến trình giờ dạy –Giáo dục
  1,Ổn định lớp: (1 /) 

       2, Kiểm tra bài cũ: (5/)
     HS1:  Nêu các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc. Vì sao phải gieo trồng đúng thời vụ?

       3, Giảng bài mới:  
      ĐVĐ(1/)   Cây trồng của chúng ta muốn sống và phát triển nhờ có bàn tay chăm sóc của con người. Vậy có những biện pháp chăm sóc nào?
* Hoạt động 1:  Thời vụ gieo trồng(15/)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng

	GV lấy một số ví dụ để cho học sinh rút ra thời vụ là gì.

GV cho HS đọc thông tin SGK

  - Trong các yếu tố trên, yêu tố nào quyết định đến thời vụ, tại sao ?

- Hãy kể tên các vụ gieo trồng trong năm mà em biết.

HS hoàn chỉnh bảng 1 SGK

GV đưa ra đáp án đúng

-Vụ đông xuân (từ tháng 11 – 4 của năm sau – lúa)

Vụ hè thu (từ tháng  4– 7 – ngô)

Vụ mùa (từ tháng 6 – 11– lúa)
.Vụ đông:chỉ có ở miền bắc vì nhiệt độ thấp.


	HS tìm hiểu và trả lời câu hỏi 

 -Mỗi loại  cây trồng đều được gieo trồng vào một khoảng thời gian nhất định 
- Yếu tố khí hậu quyết định nhất vì mỗi loại cây trồng đòi hỏi nhiệt độ , độ ẩm thích hợp.
- Vụ đông xuân, vụ hè thu, vụ mùa.


	I. Thời vụ gieo trồng:

- Mỗi loại  cây trồng đều được gieo trồng vào một khoảng thời gian nhất định thời gian đó gọi là thời vụ.

1) Căn cứ để xác định thời vụ:

- Khí hậu

- Loại cây trồng

- Sâu bệnh

2.Các vụ gieo trồng:

- Vụ đông xuân: Từ tháng 11 đến tháng 4; 5 Năm sau trồng lúa, ngô, đỗ, lạc, rau, khoai, cây ăn quả, cây công nghiệp.

- Vụ hè thu: Từ tháng 4 đến tháng 7 trồng lúa, ngô, khoai.

-Vụ mùa: Từ tháng 6 đến tháng 11 trồng lúa, rau.

- Vụ đông: Từ tháng 9 đến tháng 12 trồng ngô, đỗ tương, khoai, rau


	* Hoạt động 2:  Kiểm tra và sử lý hạt giống(8/)



	- Trước khi đem gieo hạt giống người ta phải làm gì?

- Kiểm tra hạt giống để làm gì?

GV: Kiểm tra hạt giống theo những tiêu chí nào?

GV: Xử lý hạt giống nhằm mục đích gì?

- Có những phương pháp xử lí hạt giống nào mà em biết.
	- Kiểm tra hạt giống
-Xem hạt giống có đảm bảo chất lượng tốt đủ tiêu chuẩn đem gieo.
- Tỉ lệ nảy mần cao

- Không lẫn giống khác và có hạt cỏ dại

- Độ ẩm thấp.

- Kích thích hạt giống nảy mầm nhanh, diệt trừ sâu bệnh hại.

- Xử lí bằng nhiẹt độ 

- Xử lí bằng hoá chất 


	II. Kiểm tra và sử lý hạt giống:

1.Mục đích kiểm tra hạt giống.

- Kiểm tra hạt giống nhằm đảm bảo hạt giống có chất lượng tốt đủ tiêu chuẩn đem gieo.

- Tiêu chí giống tốt gồm các tiêu chí: 1,2,3,4,5.(SGK)

2.Mục đích và phương pháp xử lý hạt giống.

- Mục đích: Kích thích hạt giống nảy mầm nhanh, diệt trừ sâu bệnh hại.

- Phương pháp: Nhiệt độ, hoá chất...



	* Hoạt động 3:   Phương pháp gieo trồng(10/)



	GV: Gieo trồng phải đảm bảo những yêu cầu gì?

- Mật độ gieo trồng là gì?
GV: Mật độ gieo trồng tuỳ theo giống cây, loại đất, và điều kiện thời tiết.

GV: Có những phương pháp gieo trồng nào mà em biết.

GV: Gieo bằng hạt áp dụng đối với các loại cầy trồng nào?

       Gieo bằng cây con áp dụng đối với các loại cây trồng nào?

GV: Hãy kể tên các loại cây trồng ngắn ngày và cây trồng dài ngày mà em biết?

GV: Ngoài hai phương pháp nêu trên còn tiến hành trồng theo phương pháp nào nữa.

? Hãy nêu ưu và nhược điểm của các p2 gieo trồng đó.
	- Về thời vụ,mật độ, khoảng cách và độ nông ,sâu.

- Là số lương hạt hoặc số hạt giống trồng trên một đơn vị diện tích nhất định
- Gieo bằng hạt :

    - Trồng bằng cây con:

- Lúa ,ngô, đỗ ,rau,...

phương pháp giâm cành, trồng bằng củ.


	III. Phương pháp gieo trồng:

  1, Yêu cầu kỹ thuật:

       Gieo trồng phải đảm bảo các yêu cầu về thời vụ,mật độ, khoảng cách và độ nông ,sâu.

  2, Phương pháp gieo trồng:

    - Gieo bằng hạt :

    - Trồng bằng cây con:

Ngoài ra còn trồng bằng phương pháp giâm cành, trồng bằng củ.




4,Củng cố: (3phút)
Cho học sinh đọc phần ghi nhớ SGK, đọc phần “EM CÓ BIẾT”

     - Vì sao phải gieo trồng đúng thời vụ?

      5, Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:(1/) 

   + Học bài, trả lời câu hỏi SGK

   + Chuẩn bị bài 19

V. Rút kinh nghiệm: 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 19/10/2014                                                                 Tiết 15
Ngày giảng:                                                                              
CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG

I. Mục tiêu :

      1, Kiến thức: Hiểu được mục đích và nội dung của các biện pháp chăm sóc cây trồng.

      2, Kĩ năng: Thực hiện được các công việc trong khâu chăm sóc cây sau khi gieo trồng.

      3, Thái độ: Có ý thức tham gia chăm sóc cây với gia đình.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
      GV: SGK, SGV, CKTKN,nghiên cứu tài liệu liên quan

      HS: Học bài cũ và đọc câu hỏi trả lời bài mới.

III.Phương pháp: 
        Trực quan ,vấn đáp
IV. Tiến trình giờ dạy-Giáo dục:      

           1,Ổn định lớp:

           2, Kiểm tra bài cũ (5').
            HS1: Vì sao phải gieo trồng đúng thời vụ?

                      Có những phương pháp gieo trồng nào? Nêu ưa và nhược điểm của các phương pháp đó.

           Trả lời:  -Gieo trồng đúng thời vụ  để cây sinh trưởng và phát triển tốt , tránh được sâu bệnh.

                          - Gieo bằng hạt :  

                          - Trồng bằng cây con:

           3, Giảng bài mới:

* Giới thiệu bài (1').
Sau khi gieo trồng điều quan trọng là phải chăm sóc cây mới có thể sinh trưởng và phát triển tốt và cho thu hoạch, vậy kỹ thuật chăm sóc như thế nào ta xét bài hôm nay.

* Hoạt động 1:  Tỉa ,dặm cây(7/)

	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của  trò
	Ghi bảng
	

	-Tỉa, dặm cây bao gồm những công việc gì?

- Vì sao phải tỉa và dặm cây.


	- Tỉa bỏ cây yếu, cây bị sâu bệnh, chỗ cây mọc đày.
- dặm cây kgoẻ vào chỗ hạt không mọc, cây bị chết.
	I. Tỉa, dặm cây :

- Tỉa bỏ cây yếu, bị sâu, bệnh, chỗ cây mọc dày và dặm cây khoẻ vào chỗ hạt không mọc, cây bị chết để đảm bảo khoảng cách, mật độ cây trên ruộng.
	


* Hoạt động 2:  Làm cỏ ,vun xới(10/)
	-Mục đích của việc làm cỏ, vun xới là gì?

Hãy lựa chọn các nội dung và ghi vào vở bài tập

-Khi làm cỏ vun xới cần chú ý điều gì: 


	-Đáp ứng nhu cầu sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

- Làm cỏ, vun xới phải kịp thời.
Không làm tổn thương cho cây và bộ rễ

- Kết hợp các biện pháp bón phân, bấm ngon, tỉa cành, trừ sâu bệnh.
	II. Làm cỏ, vun xới 

- Diệt cỏ dại

- Làm cho đất tơi xốp

- Hạn chế bốc hơi nước, bốc mặn, bốc phèn

- Chống đổ



	* Hoạt động 3:  Tưới, tiêu nước(10/)
     

	

	-Tại sao phải tưới nước cho cây

Dựa vào hình a, b, c, d trong SGK em hãy cho biết có các phương pháp tưới nào?

Khi nào thì phải tiêu nước cho cây, mục đích

- Phải tiêu nước kịp thời, nhanh chóng và các biện pháp thích hợp.
	-Vì cây cần nước để sinh trưởng và phát triển do vậy phải tưới nước đầy đủ và kịp thời.

- Khi cây thừa nước

- Để cây không bị ngập úng -> chết


	III. Tưới, tiêu nước 

1. Tưới nước

2. Phương pháp tưới 

- Tưới theo hàng, vào gốc

- Tưới thấm

- Tưới ngập

- Tưới phun mưa

3. Tiêu nước 



	* Hoạt động 4: Bón phân thúc(8/)

	- Bón phân thúc bằng các loại phân nào? Vì sao?

Quy trình bón phân thúc như thế nào?


	- Bón phân thúc bằng phân hữu cơ và phân hoá học 
- Bón phân

- Làm cỏ, vun xới, vùi phân vào đất.


	IV. Bón phân thúc 

* Ghi nhớ SGK 


      4, Củng cố (3') :
           Làm cỏ, vun xới nhằm mục đích gì?

           Cho biết ưu và nhựoc điểm của các phương pháp tới nước cho cây.

      5, Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:(1')

- Học bài theo câu hỏi SGK

- Đọc bài mới và trả lời câu hỏi

V. Rút kinh nghiệm:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 26/10/2014                                                                  Tiết 16

Ngày giảng: 

THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

I.Mục tiêu : 
       1, Kiến thức:

        - Hiểu được mục đích và yêu cầu các phương  pháp thu hoạch.

        - Biết cách bảo quản và chế biến nông sản 

       2, Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát phân tích ,  tổng hợp .
       3, Thái độ : có ý thức bảo quản nông sản . 
II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
     GV:  GV chuẩn bị tranh H31, H32 và một số mẫu vật có liên quan 

     HS : HS đọc trước bài mới 

III. Phương pháp: Trực quan, vấn đáp, nêu  và giải quyết vấn đề
IV.Tiến trình giờ dạy-Giáo dục : 

         1,Ổn định lớp: 
         2,Kiểm tra bài cũ: (5/)

             HS1:  Nêu mục đích của việc làm cỏ, vun xới là gì?
                       Khi  tiến hành làm cỏ vun xới cần chú ý điều gì
             Trả lời:   

               - Làm cỏ, vun xới phải kịp thời.

               -  Không làm tổn thương cho cây và bộ rễ

               - Kết hợp các biện pháp bón phân, bấm ngon, tỉa cành, trừ sâu bệnh.         

         3, Giảng bài mới: 
 *Hoạt động 1: Thu hoạch (12/)
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS
	Ghi bảng

	GV lấy ví dụ về một số cây, đậu, lúa khi thu hoạch yêu cầu như thế nào. 

 - Muốn đảm bảo số lượng, chất lượng các loại nông sản khi thu hoạch ta làm như thế nào?

 - Tại sao không thu hoạch lúc quả còn xanh hay quá chín? 

 - Tại sao trong quá trình thu hoạch người ta phải thu hoạch nhanh chóng?

GV tổng kết ý kiến cho HS ghi bài

GV cho HS làm bài vào vở bài tập dựa vào hình vẽ

GV cho HS lấy VD và rút ra cách thu hoạch


	HS đọc thông tin SGK, dựa vào kiến thức thực tế để trả lời câu hỏi

- Nhanh gọn, đúng lúc…

 - Năng suất không cao

 - Để lâu quả càng dễ bị hỏng…

HS quan sát tranh làm vào vở bài tập

 
	I.Thu hoạch .

1. Yêu cầu:

TK:

Thu hoạch phải đúng lúc, nhanh, gọn và cẩn   thận. 

2. Thu hoạch:

TK:

Tùy từng loại cây có cách thu hoạch khác nhau như: cắt; nhổ; đào bằng phương pháp thủ công , cơ giới



	*Hoạt động 2: Bảo quản (12/)

	 - Tại sao phải bảo quản các loại nông sản? 

 - Mục đích của việc bảo quản là gì?

GV cho HS đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi

 - Đối với các loại hạt người ta bảo quản bằng cách nào?

 - Tương tự đối với rau, quả?

 - Kho bảo quản như thế nào?

 - Có mấy phương pháp bảo quản các loại nông sản?

 - Bảo quản lạnh thường áp dụng cho các loại nông sản nào?


	- Hạn chế sự hao hụt …

HS đọc thông tin SGK trả lời câu hỏi

- Phơi khô

 - Thoáng mát

 - Có 3 phương pháp

- Rau, quả


	II. Bảo quản:

1. Mục đích:

 Bảo quản để hạn chế sự hao hụt về số lượng và giảm sút về chất lượng nông sản

2. Các điều kiện để bảo quản tốt:

3. Phương pháp bảo quản:

 Có 3 cách bảo quản

+ Bảo quản thông thường 

+ Bảo quản kín

+ Bảo quản lạnh



	*Hoạt động3: Chế biến  (11/)

	GV cho HS lấy VD về bột mì và cho HS tự trả lời 

 - Bột mì chế biến từ đâu?

 - Mục đích của việc chế biến là gì?

GV nhận xét cho HS ghi bài

- Có mấy phương pháp chế biến?

- Những loại nông sản nào thường sấy khô? Cho VD?

GV giới thiệu sơ đồ SGK
	Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi

 - Mì.

 - Tăng giá trị…

HS đọc thông tin SGK trả lời câu hỏi

 - 4 phương pháp

 - Quả


	III.Chế biến:

1. Mục đích:

 TK: Làm tămg giá trị sản phẩm và kéo dài thời gian bảo quản

2. Phương pháp chế biến

 TK:

  - Sấy khô

  - Chế biến thành tinh bột hay bột mịn 

 - Muối chua

 - Đóng hộp


          4, Củng cố: (4/)
      GV cho 1,2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK 
          - Tại sao phải thu hoạch đúng lúc, nhanh gọn?

           - Người ta thường chế biến nông sản bằng cách nào?

          5, Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau: (1/)

   + Học bài, trả lời câu hỏi SGK

   + Tìm hiểu một số hình thức luân canh, xen canh…. 

V. Rút kinh nghiệm: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 27/10/2014                                                                  Tiết 17

Ngày giảng: 

LUÂN CANH , XEN CANH, TĂNG VỤ
I.Mục tiêu:

       1, Kiến thức : 

              - Hiểu được thế nào là luân canh , xen canh, tăng vụ
              - Hiểu được tác dụng của việc luân canh , xen canh, tăng vụ.
       2, Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng vận dụng việc luân canh, xen canh, tăng vụ  trong sản xuất trồng trọt
        3, Thái độ : Có ý thức tìm hiểu, xây dựng bài
II .Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
   Giáo viên  : H33,  và sưu tầm tranh vẽ có liên quan, SGK,CKTKN, bảng phụ
   Học sinh : Đọc trước bài mới và tìm hiểu một số hình thức luân canh ở địa phương

III.Phương pháp: Trực quan, vấn đáp, liên hệ thực tế.

IV.Tiến trình giờ dạy- Giáo dục:
         1, Ổn định lớp: (1/) 

         2, Kiểm tra bài cũ: (5/ )
         HS1:  - Tại sao phải thu hoạch đúng lúc, nhanh, gọn, cẩn thận ?
                      Trả lời:  Nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng các loại nông sản 
                    - Người ta thường chế biến bằng cách nào? Cho VD?

         3,Giảng bài mới:  

*Hoạt động1:  Luân canh, xen canh, tăng vụ(20/)

	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS
	Ghi bảng

	GV cho  HS đọc thông tin SGK

GV nêu VD cho HS

  Khu đất A trong một năm người ta trồng như sau: Lúa chiêm-lúa mùa

  Khu đất B trong một năm người ta trồng như sau: Lúa chiêm- khoai lang-  lúa mùa
  Khu đất  C trong một năm người ta trồng như sau: Rau- đậu- lúa mùa

  - Theo em khu đất nào người ta đã trồng luân canh?

  - Vì sao gọi đó là luân canh?

GV cho HS rút ra kết luận

GV chốt lại cho HS ghi bài

GV lưu ý HS trên một đơn vị diện tích

GV lưu ý HS ở một số loại đất có thể trồng được cây trồng trên cạn và cây trồng dưới nước em bố trí như thế nào?

GV cho HS quan sát H33 và cho HS nhận xét đây là hình thức xen canh giữa cây nào với nhau

GV cho HS lấy một số VD trong thực tế mà các em biết

  - Xen canh là gì?

 - VD trên một thửa ruộng một nửa trồng khoai một nửa trồng xu hào thì đó có phải là hình thức xen canh không ? Vì sao

GV cho HS đọc thông tin SGK

HS tự lấy VD về tăng vụ mà em biết

HS tự mình rút ra kết luận tăng vụ là gì.  
	-HS đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi.
- Khu B,C

 - Có sự luân  phiên các cây trồng

- Trên một đơn vị diện tích trồng xen thêm

- Không phải vì không có sự xen kẽ 
	I. Luân canh, xen canh, tăng vụ:

1. Luân canh:

TK: 

Là sự luân phiên các loại cây trồng khác nhau  trên cùng một diện tích

2. Xen canh:

TK:

Trên cùng đơn vị diện tích trồng hai loại hoa màu cùng một lúc hoặc cách nhau một thời gian không lâu để tận dụng diện tích, ánh sáng, chất dinh dưỡng…

3. Tăng vụ.

Tăng số lần gieo trồng trong năm trên một đơn vị diện tích


	*Hoạt động2: Tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ(10/)
          

	GV cho HS điền sẵn các từ trong SGK vào vở bài tập, đồng thời GV nhấn mạnh tác dụng của chúng.

-Luân canh có tác dụng gì trong sản xuất nông nghiệp?
Tương tự đối việc xen canh và tang vụ có tác dụng gì?
Gv đưu ra KL
	HS nghiên cứu SGK và  điền sẵn các từ trong SGK vào vở bài tập.
- Luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu, điều hòa chất dinh dưỡng và giảm sâu bệnh

HS Trả  lời câu hởi
	II. Tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ.

 - Luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu, điều hòa chất dinh dưỡng và giảm sâu bệnh

 - Xen canh sử dụng hợp lí ,đất đai, ánh sáng và sâu bệnh

 - Tăng vụ góp phần tăng thêm sản lượng thu hoạch




          4, Củng cố (8/) :GV cho 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK
            Hãy khoanh tròn câu đúng nhất?

	1. Luân canh có tác dụng

a. Tăng chất lượng nông sản

b. Tăng độ phì nhiêu của đất

c. Giảm sâu, bệnh hại

d. Tận dụng được ánh sáng

e. Điều hòa dinh dưỡng giảm sâu bệnh hại
	2. Xen canh có tác dụng.

a. Tăng thêm vụ gieo trồng

b. Tăng độ phì nhiêu của đất

c. Tăng sản lượng thu hoạch

d. Tăng sản lượng thu hoạch trong năm

e. Tận dụng ánh sáng




          5, Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau: (1/) 

              + Học bài, làm bài tập SGK

              + Nghiên cứu trước bài 22

V.Rút kinh nghiệm: 

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Phần II: Lâm nghiệp
KĨ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY RỪNG. KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG
* MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG.

    1, Kĩ năng: 

             -HS nắm được kĩ thuật gieo trồng ( tạo cây con,trồng rừng ,chăm sóc rừng).

            - Biết được một số biện pháp khai thác rừng phổ biến và quản lí rừng tốt hơn.

     2, Kiến thức: 

               - HS có kĩ năng làm được một số khâu kĩ thuật trong quy trình sản xuất lâm nghiệp (gieo được hạt và cấycây con trong bầu đất).

               - Biết áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất.

      3, Thái độ:

             - Có thái độ sẵn sàng lao động và hình thành lòng say mê,hứng thú học tập kĩ thuật lâm nghiệp.

             - Có tình thần trách nhiệm chịu khó, cẩn thận trong lao động sản xuất và biết quý trọng sản phẩm lao động.

             - Có ý thức bảo vệ rừng.


Ngày soạn: 3/11/2014                                                                           Tiết 18
Ngày giảng:....................................................... 

VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ 
CỦA TRỒNG RỪNG

I.Mục tiêu:

     1, Kiến thức : - HS  hiểu được  vai trò to lớn của rừng đối với cuộc sống của toàn xã hội

           - Biết được nhiệm vụ của trồng rừng

      2, Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng  quan sát hình vẽ, đồ thị. Tập khái quát để nêu nhận xét, kết luận khoa học.

     3, Thái độ : Có ý thức bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng

II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

     Giáo viên  : H34, H35,  và sưu tầm tranh vẽ có liên quan
     Học sinh : Đọc trước bài mới và tìm hiểu một số  rừng ở nước ta và địa phương

III. Phương pháp:  
Trực quan, vấn đáp,hoạt động nhóm, liên hệ thực tế.
IV.Tiến trình giờ dạy-giáo dục:
         1, Ổn địnhlớp: 
         2, Kiểm tra bài cũ: (5/) 
        HS1: Thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ? Ở địa phương em đã áp dụng các phương thức canh tác này như thế nào? Cho ví dụ minh họa.
        Trả lời: -Luân canh  Là sự luân phiên các loại cây trồng khác nhau  trên cùng một diện tích

                - Xen canh: Trên cùng đơn vị diện tích trồng hai loại hoa màu cùng một lúc 
                -Tăng vụ: Tăng số lần gieo trồng trong năm trên một đơn vị diện tích
         3, Bài mới: 

  ĐVĐ(2/):  Như chúng ta đã biết, rừng có vai trò rất lớn đối với con người với sản xuất và kinh tế của mỗi gia đình và mỗi quốc gia . Vậy vai trò và thực trạng rừng nước ta hiện nay và từ đó có biện pháp và hành động như thế nào?

*Hoạt động 1: .  Vai trò của rừng và trồng rừng (18/)
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS
	Ghi bảng

	GV cho HS quan sát H34SGKvà sau đó phát phiếu cho HS làm bài tâp.

Sau khi GV cho HS làm phiếu học tập song. GV có thể hướng dẫn HS quan sát trên tranh và nêu lại vai trò của rừng.

  - Quan sát hình vẽ và bày hiểu biết của mình em hãy cho biết rừng có những vai trò gì?

GV đặt câu hỏi HS trả lời.

GV nêu vấn đề cho HS: Có nhiều nơi rừng được phát triển hay tàn phá cũng không có ảnh hưởng gì đến đời sống của người thành phố hay vùng đồng bằng xa rừng. Điều đó đúng hay sai? Vì sao ?

  - Vì sao có rừng thì nước mưa không chảy tràn trên mặt đất?

  - Vì sao rừng phát triển hạn chế lũ lụt.

  - Vì sao rừng làm cho không khí trong lành.
	HS qua sát hình kết hợp với kiến thức thực tế của HS để các nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1

HS các nhóm nhận xét bổ sung cho nhau  

HS trả lời được 4 vai trò vì đây là kiến thức rất thực tế 

- Sai . Vì rừng có ảnh hưởng toàn cầu

- Ngăn cản không cho nước mưa chảy mạnh


	I.  Vai trò của rừng và trồng rừng
TK: 

- Làm sạch không khí và môi trường

- Phòng hộ

- Cung cấp lâm sản cho gia đình, công sở, giao thông, công cụ sản xuất

- Nghiên cứu khoa học và sinh hoạt văn hóa



	*Hoạt động 2:   Nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta(15/)
       

	GV cho HS quan sát H.35 SGK.

Sau đó GV cho HS nhận xét tình hình rừng nước ta từ 1943-1995. GV giải thích: 

   Diện tích tự nhiên, độ che phủ của rừng.

   - Nếu năm 1943 diện tích rừng nước ta khoảng�14.350.000 ha thì  năm 1995 như thế nào?

  Tương tự độ che phủ và đồi trọc.

GV có thể cho HS nhận xét sơ đồ

GV thông báo thêm:

  - Trước đây rừng chỉ cách  thành Thăng Long vài chục cây số. Ngày nay rừng gỗ tốt chỉ còn ở vùng cao

  - Trước đây rừng  che phủ hầu hết đất rừng Tây Bắc, ngày nay chỉ còn 10 ha

GV liên hệ thực tế của việc chặt phá rừng một cách bừa bãi và cho HS nêu tác hại của việc chặt phá rừng

GV chuyển ý

GV cho HS nhắc lại vai trò của rừng

  - Trồng rừng để đáp ứng nhiệm vụ gì?

Sau đó GV cho HS liên hệ thực tế ở địa phương


	HS quan sát H.35 và suy nghĩ trả lời câu hỏi
-Diện tích rừng chỉ còn 

8 253 000 ha
- HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
 -Trồng rừng phòng hộ

-Trồng rừng sản xuất

-Trồng rừng đặc dụng


	II. Nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta

1. Tình hình rừng ở nước ta

TK: Rừng nước ta hiện nay bị tàn phá nghiêm trọng, diện tích và độ che phủ của rừng giảm nhanh, diện tích đồi trọc tăng

2. Nhiệm vụ của trồng rừng :

TK. Rừng nước ta đang bị tàn phá nghiêm trọng do đó nhiệm vụ của toàn dân phải tham gia trồng cây gây rừng, phủ xanh 19.8 triệu ha đất lâm nghiệp

 -Trồng rừng phòng hộ

-Trồng rừng sản xuất

-Trồng rừng đặc dụng




              4, Củng cố: (4/)
      GV cho 1,2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK, đọc có thể em chưa biết.
     - Nêu vai trò và nhiệm vụ của rừng
              5, Hướng dẫnhọc sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau: (1/)

   + Học bài, làm bài tập , chuẩn bị bài 23
V.Rút kinh nghiệm: 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn: 7/11/2014                                                                             Tiết 19
Ngày giảng :...........................................................
LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG
I.Mục tiêu:
1, Kiến thức : 
- Hiểu được  các điều kiện khi lập vườn gieo ươm

- Hiểu được các công việc cơ bản trong qui trình làm đất hoang (dọn và làm đất tơi xốp).
2, Kĩ năng : 
- Bước đầu HS  biết cách gieo ươm cây rừng

        3, Thái độ : 
- Có ý thức bảo vệ vườn gieo ươm .

II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
- GV: Phóng to sơ đồ 5 SGK 
- HS: Đọc trước bài mới

III.Phương pháp: 
-Trực quan, vấn đáp, liên hệ thực tế.
IV. Tiến trình giờ dạy-Giáo dục
         1, Ổn định lớp: (1/)
         2, Kiểm tra bài cũ(5/)
          HS1: Nêu vai trò của rừng trong đời sống sản xuất xã hội . Nhiệm vụ của trồng rừng là gì?
         3, Giảng bài mới:  

*Hoạt động 1:  Lập vườn gieo ươm (20/)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động HS
	Ghi bảng

	GV cho HS đọc thông tin SGK

GV đặt câu hỏi cho HS trả lời

- Vườn ươm thường đặt ở những nơi đất ntn? Độ ph ra sao?

- Ngoài ra còn điều kiện nào khác?

 GV chốt lại cho HS ghi bài

GV dựa trên sơ đồ 5 SGK để giới thiệu cho HS các khu vực trong vườn gieo ươm. 

GV tùy từng địa hình và yêu cầu sản xuất việc phân chia đất rừng cho phù hợp

? Muốn cho trâu bò khỏi phá ta phải làm gì?

 
	HS đọc thông tin và các nhóm làm việc độc lập

- Đất cát pha, hay đất thịt nhẹ. Độ Ph từ 6-7

 - Độ dốc ít, gần rừng và gần nguồn nước

HS quan sát sơ đồ SGK và trả lời câu hỏi của GV đặt ra

 - Làm rào
	I.  Lập vườn gieo ươm
1. Điều kiện lập vườn gieo ươm

TK:

- Đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu bệnh hại

 -  Độ PH từ 6-7

 - Mặt đất bằng hay hơi dốc

 - Gần nguồn nước và nơi trồng rừng

2. Phân chia đất trong vườn gieo ươm

TK: Tùy từng địa hình và yêu cầu sản xuất việc phân chia đất vừon ươm sao cho thuận lợi đi lại và sản xuất



	*Hoạt động 2:  Làm đất gieo ươm cây rừng (13/ )


	Trước tiên GV phải cho HS biết đất lâm nghiệp chủ yếu là đất đồi núi hay đất hoang  có nhiều cây cỏ dại mọc rậm và sâu bệnh nhiều

 GV yêu cầu HS nhắc lại cách làm đất ở  trồng trọt

 GV dựa vào quy trình SGK để dẫn dắt  HS  so sánh sự khác nhau này


	HS nêu các công việc làm đất  trong trồng trọt:

· Cày đất

· Bừa và đập đất,

· Lên luống
	II. Làm đất gieo ươm cây rừng

1,Dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp: 
Theo qui trình kĩ thuật sau .
· Dọn cỏ dại
· Cày sâu bừa kĩ,khử chua, điệt ổ sâu bệnh hại.

· Đập và san phẳng đất.

· Đất tơi xốp.


      4, Củng cố: (5/)
      GV cho 1,2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK

    - Nêu diều kiện đặt vườn gieo ươm

    - Nêu quy trinhg làm cho đất tơi xốp.
      5, Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau: (2/ )

       - Học bài theo SGK và vở ghi, trả lời câu hởi 1;2 cuối bài học

      - Nghiên cứu trước bài 24
V. Rút kinh nghiệm: 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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GIEO HẠT VÀ CHĂM SÓC VƯỜN GIEO ƯƠM CÂY RỪNG

I.Mục tiêu

1.Kiến thức :

     - Biết cách kích thích hạt giống nảy mầm nhanh

     - Biết được thới vụ và qui trình gieo hạt

     - Hiểu được công việc chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng 

2.Kĩ năng : 
- Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp, 
3.Thái độ : 
- Có ý thức tiết kiệm hạt giống. Làm việc cẩn thận và đúng qui định
II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
     - GV: phóng to hình 37,38 SGK 

- HS:Đọc trước bài mới
III.Phương pháp
-Trực quan, vấn đáp, liên hệ thực tế.

IV.Tiến trình dạy học-Giáo dục
1.Ổn định lớp: (1 phút) 

2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
         - Nêu điều kiện đặt vườn gieo ươm

         - Nêu cách tạo nền đất gieo ươm

3.Giảng bài mới:

	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS
	Ghi bảng

	HĐ 1: Kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm nhanh(10 phút)
GV cho HS đọc thông tin SGK

 Và cho HS nhắc lại cách kích thích hạt nảy mầm ở trồng trọt

  - Đối với các hạt lim, xoan trước khi gieo người ta phải làm gì?

  - Khi đốt phải lưu ý điều gì?

   - Sau khi đốt xong công việc tiếp theo là gì?

    - Đối với các loại hạt có vỏ dày khó thấm nước ngưới ta phải làm gì?

   - Khi tác động bằng lực cần lưu ý điều gì?

   - Ngoài hai cách trên còn cách nào người ta sử dụng rộng rãi?

Lấy VD.

HĐ2: II. Gieo hạt. 

(10 phút)
 - Ở MB thường gieo hạt vào tháng mấy ? vì sao ?

  - Ở MT thường gieo hạt vào tháng mấy ? vì sao ?

   - Ở MN thường gieo hạt vào tháng mấy ? vì sao ?

GV cho Hs nhớ lại cách gieo trồng ở nông nghiệp để HS nhắc lại cách gieo trồng và chăm sóc cây ở lâm nghiệp cũng tương tự

HĐ3. Chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng
(5 phút)
GV cho HS quan sát  H38 - SGK trả lời câu hỏi như SGK
	HS đọc thông tin và các nhóm làm việc độc lập

- Đốt hạt

- Cháy

- Ủ tro

- Tác động lực

- Không làm ảnh hưởng phôi

- Ngâm nước nóng

   - 11-2

   - 1-2

    - 2-3
HS đọc thông tin 

va lần lượt trả lời câu hỏi
	I. Kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm nhanh.

1. Đốt hạt:

TK: Đối với các loại hạt có vỏ dày, cứng. VD: lim, xoan…

2.Tác động bằng lực:

TK: Đối với hạt có vỏ dày khó thấm nước. VD: lim, tràm…

3. Kích thích hạt nảy mầm bằng nước ấm.

II. Gieo hạt.

1.Thời vụ gieo hạt 

- MB từ 11-2

- MT từ 1-2

- MN từ 2-3

2. Qui trình gieo hạt

Gieo hạt, lấp đất, che phù, tới nước, phun thuốc trừ sâu, bảo vệ luống gieo

III. Chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng (SGK)




4 .Củng cố: (5phút)
GV cho 1,2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK và em có biết

      - Nêu thời vụ và qui trình gieo hạt ở nước ta

     - Nêu công việc chăm sóc cây rừng

5.Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:

   + Học bài, làm bài tập , chuẩn bị bài túi ni lông , đất làm ruột bầu, phân bón và vật liệu che phủ để chuẩn bị tiết sau TH

V.Rút kinh nghiệm

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ngày soạn: 19/11/2014                                                                          Tiết : 21

Ngày giảng: ...........................................................................

BÀI 26: TRỒNG CÂY RỪNG

I.Mục tiêu

1. Kiến thức:



_ Biết được thời vụ trồng rừng.



_ Biết được kĩ thuật đào hố trồng cây rừng.



_ Biết được quy trình trồng cây rừng bằng cây con.


2. Kỹ năng:



_ Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích và trao đổi nhóm.



_ Hình thành được kỹ năng trồng cây rừng.


3. Thái độ:




Rèn luyện ý thức lao động đúng kỹ thuật, cẩn thận khi gieo trồng.

II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Giaùo vieân:



_  SGK, giáo án.



2. Học sinh:




Xem trước bài 26.
III. Phương pháp
    - Trực quan, nêu và giải quyết vấn đề.
IV. Tiến trình giờ dạy-Giáo dục

1. Ổn định  lớp: (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)


_ Quy trình gieo hạt gồm mấy bước? Kể ra



_ Kích  thích hạt giống cây rừng nẩy mầm bao gồm các biện pháp nào?



_ Hãy nêu các biện pháp chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng.


3.Giang bài mới:




Sau khi cây rừng ươm lớn ta phải tiến hành trồng cây rừng. Vậy để trồng cây rừng có tỉ lệ sống cao, sinh trưởng phát triển tốt thì cần phải làm như thế nào? Vào bài mới sẽ hiểu rõ được vấn đề này.




* Hoạt động 1: Thời vụ trồng rừng. (10 phút)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng

	_ Yêu cầu học sinh đọc mục I và trả lời các câu hỏi:

+ Theo em, cơ sở quan trọng để xác định thời vụ trồng rừng là gì?

+ Cho biết những mùa chính để trồng rừng ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

+ Tại sao thời vụ trồng rừng ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam lại khác nhau?

+ Nếu trồng cây rừng trái thời vụ thì có hậu quả gì?

+ Ở các tỉnh miền Bắc trồng rừng vào mùa hè và đông có được không, tại sao?

_ Giáo viên bổ sung, ghi bảng.
	_ Học sinh đọc và trả lời:

 Cơ sở đó là khí hậu và thời tiết.

Các mùa chính ở:

+ Miền Bắc: mùa xuân và mùa thu.

+ Miền Trung và miền Nam: mùa mưa.
-Thời vụ ở các miền khác nhau nguyên nhân là do mỗi vùng có thởi tiết khí hậu khác nhau.
-Nếu trồng rừng trái thời vụ thì cây sinh trưởng còi cọc, tỉ lệ cây chết cao, thậm chí cây chết gần hết.

 -Không, vì mùa đông và mùa hè cây mất nhiều nước, héo khô, còi cọc,….

_ Học sinh ghi bài.
	I. Thời vụ trồng rừng:

_ Thời vụ trồng rừng thay đổi theo vùng khí hậu.

_ Mùa rừng chính ở các tỉnh miền Bắc là mùa thu và mùa xuân. Miền Trung và miền Nam là vào mùa mưa.





* Hoạt động 2: Làm đất trồng rừng. (15phút)




Yêu cầu: Biết được kĩ thuật đào hố trồng cây rừng.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi bảng

	_ Giáo viên treo bảng về kích thước hoá và yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi:

+ Hãy cho biết, người ta thường đào hố trồng cây rừng có kích thước như thế nào?

_ Giáo viên ghi bảng.

_ Giáo viên treo hình 41 và yêu cầu học sinh  chia nhóm, quan sát để trả lời các câu hỏi:

+ Hãy cho biết các bước của kĩ thuật đào hố.

+ Hình 41a nói lên công việc gì của kĩ thuật đào hố?

+ Hình 41b nói lên công việc gì ?

+ Hình 41c nói lên công việc gì ?

_ Giáo viên nhận xét và hỏi:

+ Khi vạc cỏ và đào hố thì cần  lưu ý điều gì?

+ Khi lấp đất xuống hố thì nên chú ý điều gì, tại sao?

+ Trước khi đào hố tại sao phải làm cỏ và phát quang ở quanh miệng hố?

_ Giáo viên chốt lại, ghi bảng.
	_ Học sinh quan sát và trả lời:

-Thường có các kích thước:

+ Loại 1: 30cm x 30cm x 30cm.

+ Loại 2: 40cm x 40cm x 40cm.

_ Học sinh ghi bài.

_ Học sinh thảo luận nhóm để hoàn thành câu hỏi:

_ Đại diện trả lời, nhóm khác bổ sung.

-Bao gồm các bước:

+ Vạc cỏ và đào hố, lớp đất màu để riêng bên miệng hố.

+ Lấy lớp đất màu đem trộn với phân bón. Lấp đất đã trộn phân bón vào hố.

+ Cuốc thêm đất, đập nhỏ và nhặt sạch cỏ rồi lấp đầy hố.

-Đào hố.

- Lấy đất bỏ xuống hố.

- Lấp đất cho đầy hố.

_ Học sinh trả lời:

- Cần lưu ý: lớp đất màu để riêng bên miệng hố.

- Cần cho lớp đất màu đã trộn phân bón xuống trước. Vì đất trồng phần lớn ở vùng đồi núi, đất bị rửa trôi mạnh, khô cằn và thiếu dinh dưỡng do đó cho lớp đất màu trộn phân bón xuống trước để lớp đất màu và phân bón không bị rửa trôi và cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con hồi phục nhanh và phát triển mạnh trong thời gian mới trồng.

- Tại vì đất hoang lâm nghiệp thường có cây hoang dại mọc nhiều, chúng sẽ chèn ép và cạnh tranh ánh sáng, chất dinh dưỡng và nước với cây trồng còn non yếu.

_ Học sinh lắng nghe, ghi bài.
	II. Làm đất trồng cây:

1. Kích thước hố:

Bao gồm 2 loại:

_ Loại 1: 30cm x 30cm x 30cm.

+ Loại 2: 40cm x 40cm x 40cm.

2. Kĩ thuật đào hố:

  Theo các thứ tự sau:

_ Vạc cỏ và đào hố, lớp đất màu để riêng bên miệng hố.

_ Lấy lớp đất màu đem trộn với phân bón. Lấp đất đã trộn phân bón vào hố.

_ Cuốc thêm đất, đập nhỏ và nhặt sạch cỏ rồi lấp đầy hố.





* Hoạt động 3: Trồng rừng bằng cây con. (10phút)
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi bảng

	+ Cho biết có mấy cách trồng rừng bằng cây con.

_ Giáo viên treo hình 42, yêu cầu học sinh quan sát và thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi:

+  Hãy cho biết trồng cây con có bầu theo quy trình nào.

_ Giáo viên giảng thêm quy trình  trồng cây con có bầu.

+ Tại sao trồng rừng bằng cây con có bầu được áp dụng phổ  biến ở nước ta?

_ Giáo viên treo  hình 43, yêu cầu học sinh thảo luận nhóm và cho biết:

+ Trồng cây con rễ trần được áp dụng đối với những loại cây nào?

+ Hãy sắp xếp lại cho đúng quy trình trồng cây con rễ trần.

+ Vậy trồng cây con rễ trần tiến hành theo những bước nào?

+ Ngoài 2 cách trên người ta còn tạo cây rừng bằng loại cây con nào nữa?

+ Theo em ở vùng đồi núi trọc nên trồng rừng bằng loại nào? Tại sao?

_ Giáo viên chốt lại kiến thức, ghi bảng.
	- Có 2 cách:

+ Trồng cây con có bầu.

+ Trồng cây con rễ trần.

_ Học sinh thảo luận nhóm để hoàn thành câu hỏi:

_ Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung.

- Theo quy trình:

+ Tạo lỗ trong hố đất có độ sâu lớn hơn chiều cao bầu đất.

+ Rạch bỏ vỏ bầu.

+ Đặt bầu vào lỗ trong hố.

+ Lấp đất và nén đất  lần 1.

+ Lấp đất và nén đất  lần 2.

+ Vun gốc.

_ Học sinh laéng nghe.

-Vì khi bứng cây có bầu đi trồng thì bộ rễ cây con không bị tổn thương; bầu đất đã có đủ phân bón và đất tơi xốp; cây trồng có tỉ lệ sống cao và phát triển tốt.

_ Học sinh thảo luận nhóm và trả lời:

-Thường áp dụng đối với loại cây phục hồi nhanh, bộ rể khỏe, nơi đất tốt và ẩm.

- Theo thứ tự: a, c, e, b, d.

- Theo các bước:

+ Tạo lỗ trong hố đất.

+ Đặt cây vào lỗ trong hố.

+ Lấp đất kín gốc cây.

+ Nén đất.

+ Vun gốc.

- Còn bằng cách gieo hạt trực tiếp vào hố.

- Nên trồng rừng bằng cây con, vì trồng bằng cây con thì sẽ phục hồi nhanh và sinh trưởng phát triển tốt hơn các cách khác.

_ Học sinh ghi bài.
	III. Trồng rừng bằng cây con:

  Có 2 cách:

_ Trồng cây con có bầu.

_ Trồng cây con rễ trần.

  Ngoài ra người ta còn trồng rừng bằng cách gieo hạt trực tiếp vào hố.

  Qui trình kĩ thuật trồng rừng bằng cây con gồm các bước:

_ Tạo lỗ trong hố.

_ Đặt cây vào lỗ trong hố đất.

_ Lấp đất.

_ Nén chặt.

_ Vun đất kín gốc cây.





 4. Củng cố: (4 phút)
      - Học sinh đọc phần ghi nhớ và em có thể chưa biết.



_ Các bước làm kĩ thuật đào hố.




* Đúng hay sai:



a. Quy trình trồng cây cơ bản là:


 

_ Đào hố, đặt cây, lấp đất, nén đất, vun gốc.



b. Quy trình trồng cây rễ trần là:




 _ Đào hố, đặt cây, lấp đất, nén đất, vun gốc.



c. Quy trình trồng cây có bầu là:


 

_ Tạo lỗ trong hố đất, rạch vỏ bầu, đặt bầu vào lỗ, nén đất, vun gốc.



Đáp án: Đúng : (c), (b)

 5ø:Hướng dẫn hoc sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau: (1 phút)


_ Nhận xét về thái độ học tập của học sinh.



_ Dặn dò: Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 27.
V. Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày soạn:21/11/2014                                                                                  Tiết : 22

Ngày giảng: 

BÀI 27: CHĂM SÓC RỪNG SAU KHI TRỒNG

I.Mục tiêu

1. Kiến thức:



_Hiểu được thời gian và số lần chăm sóc rừng sau khi trồng.



_ Hiểu được nội dung công việc chăm sóc rừng sau khi trồng.


2.Kỹ năng:



_ Hình thành những kỹ năng chăm sóc rừng.



_ Rèn luyện kỹ năng quan sát, thảo luận nhóm.


3. Thái độ:




Có ý thức chịu khó, cẩn thận và an toàn lao động trong chăm sóc rừng.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

     1. Giaùo vieân:        SGK, giáo án, tài liệu kham khảo..




2. Học sinh: 
Xem trước bài 28.


III. Phương pháp
    - Nêu và giải quyết vấn đề.
IV. Tiến trình giờ dạy-Giáo dục

     1. Ổn định  lớp: (1 phút)

     2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)


_ Hãy nêu quy trình làm đất để trồng cây rừng.



_ Em cho biết mùa trồng rừng ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung và các tỉnh miền Nam nước ta.


     3. Giảng bài mới: 




Chăm sóc rừng sau khi trồng là yếu tố cơ bản quyết định tỉ lệ sống của cây và chất lượng cây. Để hiểu rõ hơn về việc chăm sóc rừng sau khi trồng, ta vào bài mới.




* Hoạt động 1: Thời gian và số lần chăm sóc. (15 phút)
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi bảng

	+ Theo em chăm sóc rừng sau khi trồng nhằm mục đích gì?

_ Yêu cầu học sinh đọc phần I và cho biết:

+ Vì sao sau khi trồng 1-3 tháng phải chăm sóc ngay?

+ Vì sao phải chăm sóc liên tục trong 4 năm?

+ Vì sao những năm đầu chăm sóc nhiều hơn những năm sau?

_ Tiểu kết, ghi bảng
	( Để tạo môi trường thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng tốt và có tỉ lệ sống cao.

_ Học sinh đọc và trả lời:

( Vì cây mới trồng còn  non yếu. Tiến hành chăm sóc ngay để tạo điều kiện thuận lợi cho cây con sinh trưởng nhanh, tăng sức đề kháng trong môi trường sống mới.

( Vì năm thứ 1-4 rừng chưa khép tán, sau 4-5 năm rừng mới khép tán.

( Năm sau cây khoẻ dần tán rừng ngày càng kín .

_ Học sinh ghi bài.
	I. Thời gian và số lần chăm sóc:

1. Thời gian:

  Sau khi trồng cây gây rừng từ 1 đến 3 tháng phải tiến hành chăm  sóc ngay, chăm sóc liên tục trong 4 năm.

2. Số lần chăm sóc:

  Năm thứ nhất và năm thứ 2, mỗi năm chăm sóc 2 đến 3 lần. Năm thứ ba và năm thứ 4, mỗi năm chăm sóc 1 đến 2 lần.







* Hoạt động 2: Những công việc chăm sóc rừng sau khi trồng. (15 phút)
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi bảng

	_  Giáo viên treo hình 44, yêu cầu học sinh chia nhóm, thảo luận để trả lời các câu hỏi:

+ Chăm sóc rừng bao gồm những công việc gì?

+ Hình 44a mô tả công việc gì? Làm như thế nào?

+ Hình 44b mô tả công việc gì? Và cách tiến hành công việc đó.

+ Hình 44c là công việc gì và cách tiến hành công việc đó?

+ Hình 44d mô tả công việc gì và cách làm ?

+ Hình 44e là công việc gì và làm như thế nào?

_ Giáo viên nhận xét.

+ Cho biết phát quang nhằm mục đích gì.

+ Em hãy cho biết sau khi trồng cây gây rừng có nhiều cây chết là do các nguyên nhân nào.

_ Giáo viên sửa, bổ sung và ghi bảng.
	_ Học sinh quan sát và thảo luận nhóm và hoàn thành câu trả lời:

_ Cử đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung.

( Bao gồm các công việc:

+  Tỉa và dặm cây.

+ Phát quang.

+ Làm cỏ.

+ Bón phân.

+ Vun gốc.

+ Làm rào bảo vệ.

( Tỉa, dặm cây. Trong hố có nhiều cây thì tỉa chỉ còn 1 cây và đem những cây tỉa dặm vào những nơi cây chết hay chổ đất trống.

( Làm cỏ quanh gốc. Làm sạch cỏ xung quanh gốc cây.

( Bón phân: Thường bón ngay trong năm đầu.

( Xới đất, vun gốc. Lấy cuốc xới đất xung quanh gốc rồi vun vào gốc cây nhưng không làm tổn thương bộ rễ.

( Phát quang và làm rào bảo vệ:

+ Phát quang là chặt bỏ day leo, cây hoang dại chèn ép cây rừng trồng.

+ Làm rào bảo vệ bằng cách trồng cây dứa dại và một số cây khác, làm hàng rào bao quanh khu rừng.

_ Học sinh laéng nghe.

( Tránh sự chèn ép về ánh sáng, dinh dưỡng và tạo điều kiện cho cây con sinh trưởng tốt.

( Do cây cỏ hoang dại chèn ép cây trồng, đất khô và thiếu chất dinh dưỡng, thời tiết xấu, sâu, bệnh hại, thú rừng phá hại,…

_ Học sinh lắng nghe và ghi bài.
	II. Những công việc chăm sóc rừng sau khi trồng:

_ Làm rào bảo vệ.

_ Phát quang.

_ Làm cỏ.

_ Xới đất, vun gốc.

_ Bón phân.

_ Tỉa và dặm cây.








Học sinh đọc phần ghi nhớ.


4. Củng cố: (4phút)


_ Cho biết thời gian và số lần chăm sóc rừng sau khi trồng.



_ Cho biết các công việc chăm sóc rừng sau khi trồng.


   * Đúng hay sai:



a. Những năm đầu phải chăm sóc nhiều lần.



b. Xới đất, vun gốc với độ sâu 12 đến 13cm và sát vào gốc.



c. Thời gian chăm sóc phải liên tục trong 4 năm.



d. Không nên tỉa bớt cây khi chăm sóc.


Đáp án: Đúng: a,b
sai: c, d


5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau: (1 phút)


_ Nhận xét về thái độ học tập của học sinh.



_ Dặn dò: Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 28.
V. Rút kinh nghiệm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ngày soạn: 26/11/2014                                                                    Tiết:23

Ngày giảng :
Tiết 23:   THỰC HÀNH GIEO HẠT VÀ CẤY CÂY VÀO BẦU ĐẤT

I. Mục tiêu: 

Kiến thức :

           Làm được các thao tác và kĩ thuật gieo hạt và cấy cây vào bầu đất
Kĩ năng :
          Rèn luyện kĩ năng quan sát , thực hành

Thái độ
         Có ý thức bảo vệ an toàn khi sử dụng và cẩn thận, chính xác

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 
1.Chuẩn bị của giáo viên 

- Túi ni lông, đất làm ruột bầu, phân bón và hạt giống đã qua xử lí hoặt cây giống khỏe và vật liệu che phủ

- Dụng cụ

GV có thể làm trước để rút kinh nghiệm hướng dẫn HS làm

2.Chuẩn bị của  học sinh: HS chuẩn bị túi bầu, đất làm ruột bầu, phân bón, vật liệu che phủ, dụng cụ
III. Phương pháp

    - Nêu và giải quyết vấn đề.

IV. Tiến trình giờ dạy-Giáo dục
1.Ổn định lớp: (1-2 phút) 

2.Kiểm tra mẫu vật của HS mang đi

3.Giảng  bài mới.

A. Gieo hạt vào bầu đất

 HÑ1:

- GV kiểm tra mẫu vật của HS
 - GV giới thiệu bài TH

 - GV phân chia nhóm và nơi thực hiện.

 HĐ2. Thực hiện qui trình TH
Bước1:

- GV hướng dẫn HS quan sát

- GV giới thiệu từng bước qui trình TH gieo hạt và có tranh minh họa

- GV tiến hành làm mẫu cho HS các nhóm quan sát.

Bước 2: HS tự mình TH theo nhóm đã được phân công,  theo các bước đã được hướng dẫn GV theo dõi hướng dẫn các nhóm nào làm sai thao tác, GV phải uốn nắn kịp thời, các bầu đất sau khi gieo hạt phải đặt lên luống.
* Cấy cây vào bầu đất GV tương tự hướng dẫn HS như ở phần trên
4.Củng cố
- HS thu dọn và giữ an toàn vệ sinh lao động

- Các nhóm tự đánh giá kết quả TH và sự chuẩn bị có đầy đủ không, có làm đúng thao tác không

- Thời gian hoàn thành và kết quả bầu đất gieo hạt vào và cấy cây có đủ  chỉ tiêu định mức không

- Qua bài thực hành HS nhận xét

- Thực hiện qui trình an toàn lao động.

- Kết quả.
5.Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị cho bài sau:
V.Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày soạn: 03/12/2014                                                                    Tiết:23

Ngày giảng :
ÔN TẬP HỌC KỲ I
I.Mục tiêu


1. Kiến thức:



Qua tiết ôn tập học sinh củng cố và khắc sâu các kiến thức đã học. Trên cơ sở  đó học sinh có khả năng vận dụng vào thực tế sản xuất.


2. Kỹ năng:


Củng cố những kỹ năng thực hiện những quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt.


3. Thái độ:



Có ý thức vận dụng vào trong thực tế sản xuất.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 

1. Giaùo vieân:



_ Các tài liệu có liên quan.



_ Sơ đồ 4 SGK trang 52.


2. Học sinh:


Học lại các bài từ  1 đến 21.

     III. Phương pháp
 Hỏi đáp tái hiện, đàm thoại.

IV. Tiến trình giờ dạy-Giáo dục

1. Ơån định  lớp: 


2. Kiểm tra bài cũ: 



_ Luân canh, xen canh, tăng vụ là gì?



_ Hãy cho biết luân canh, xen canh, tăng vụ có tác dụng gì trong trồng trọt.


3. Giảng bài mới:

Chúng ta đã học hết phần Trồng trọt. Có tổng cộng là 21 bài. Hôâm nay chúng ta sẽ ôn tập phần này để tiết sau kiểm tra 1 tiết. Giáo viên ghi bảng: Ôn tập.




* Hoạt động 1: Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt.

	Hoạt động  giáo viên
	Hoạt động học sinh
	Nội dung

	_ Giáo viên hỏi:

+ Trồng trọt  có vai trò và nhiệm vụ như thế nào?

_ Giáo viên sửa cho hoàn chỉnh . 
	_ Học sinh trả lời:

( Trồng trọt có vai trò và nhiệm vụ:

- Vai trò: 

 + Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.

 + Cung cấp thức ăn cho gia súc.

 + Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp.

 + Cung cấp nông sản để xuất khẩu.

_ Nhiệm vụ: đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

_ Học sinh laéng nghe .
	I. Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt:

 1. Vai trò:

 2. Nhiệm vụ:




   * Hoạt động 2: Đại cương về kỹ thuật trồng trọt.

	Hoạt động  giáo viên
	Hoạt động học sinh
	Nội dung

	_ Giáo viên hỏi:

+ Đất trồng là gì?

+ Hãy trình bày thành phần và tính chất chính của đất trồng?

_ Giáo viên nhận xét, bổ sung, hỏi tiếp:

+ Phân bón là gì?

+ Nêu tác dụng của phân bón.

+ Nêu cách sử dụng phân bón trong sản xuất nông nghiệp.

_ Giáo viên gợi ý nếu Học sinh không nhớ và hoàn thiện, sau đó hỏi tiếp:

+ Giống cây trồng có vai trò như thế nào? Và kể tên các phương pháp chọn tạo giống.

( cho điểm học sinh)

_ Giáo viên chốt lại và hỏi sang phần sâu, bệnh hại.

+ Trình bày khái niệm sâu, bệnh hại và các biện pháp phòng trừ phòng trừ.

( cho điểm học sinh)

_ Giáo viên chốt lại kiến thức của phần.
	_ Học sinh trả lời:

( Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm.

( Thành phần của đất trồng: có 3 thành phần:

+ Phần rắn: Cung cấp chất dinh dưỡng.

+ Phần khí: Cung cấp oxi cho cây quang hợp.

+ Phần lỏng: Cung cấp nước cho cây.

_ Tính chất chính của đất:

 + Thành phần cơ giới của đất.

 + Độ chua, độ kiềm.

 + Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất.

 + Độ phì nhiêu của đất.

_ Học sinh lắng nghe và trả lời:

( Phân bón là thức ăn do con người bổ sung cho cây.

( Phân bón làm tăng độ phì nhiêu của đất, làm tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản.

( Tuỳ theo từng thời kì mà người ta có cách sử dụng phân bón khác nhau:

Bón lót hay bón thúc.

_ Học sinh trả lời:

( Giống cây  trồng tốt có tác dụng làm tăng năng suất, chất lượng nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng.

_ Phương pháp chọn tạo giống cây trồng: chọn lọc, lai, gây đột biến và nuôi cấy mô.

_ Học sinh lắng nghe và trả lời:

( Khái niệm về sâu, bệnh hại:

_ Côn trùng là động vậtkhông xương sống thuộc ngành Chân khớp, cơ thể chia làm 3 phần: đầu, ngực, bụng. Ngực mang 3 đôi chân và thường có 2 đôi cánh, đầu có một đôi râu.

_ Bệnh cây là trạng thái không bình thường về chức năng sinh lí, cấu tạo và hình thái của cây dưới tác dụng của các tác nhân gây bệnh và điều kiện sống không thuận lợi.

_ Các biện pháp phòng trừ:

 + Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống chịu sâu bệnh.

 + Biện pháp thủ công.

 + Biện pháp hoá học.

 + Biện pháp sinh học.

 + Biện pháp kiểm dịch thực vật.

_ Học sinh laéng nghe.
	II. Đại cương về kỹ thuật trồng trọt:

 1. Đất trồng:

_ Thành phần của đất trồng.

_ Tính chất của đất trồng.

_ Biện pháp sử dụng và cải tạo đất.

 2. Phân bón:

_ Tác dụng của phân bón.

_ Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón.

 3. Giống cây trồng:

_ Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng.

_ Sản xuất và bảo quản hạt giống.

 4. Sâu, bệnh hại:

_ Tác hại của sâu, bệnh hại.

_ Khái niệm về sâu, bệnh hại.

_ Các phương pháp phòng trừ.


* Hoạt động 3:Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồngtrọt.

	Hoạt động  giáo viên
	Hoạt động học sinh
	Nội dung

	_ Giáo viên hỏi:

+ Làm đất, bón phân lót có tác dụng gì đối với cây trồng?

+ Tại sao phải tiến hành kiểm tra, xử lí hạt giống trước khi gieo trồng cây nông nghiệp?

+ Em hãy nêu lên ưu, nhược điểm của các cách gieo trồng bằng hạt.

+Hãy kể tên các biện pháp chăm sóc cây trồng? Nêu tác dụng của từng biện pháp.

(cho điểm học sinh)

_ Giáo viên chốt lại và hỏi tiếp:

+ Hãy nêu tác dụng của việc thu hoạch đúng thời vụ, bảo quản và chế biến kịp thời đối với nông sản.

+ Hãy nêu tác hại của thuốc hóa học trừ sâu, bệnh đối với môi trường, con người và các sinh vật khác.

(cho điểm học sinh)

_ Giáo viên chốt lại.
	_ Học sinh trả lời:

( Làm cho đất tơi xốp, bằng phẳng, diệt cỏ dại, mầm mống sâu bệnh, cải tạo lại đất giúp cây trồng sinh trưởng phát triển tốt.

( Kiểm tra, xử lí hạt giống trước khi gieo trồng giúp chúng ta phát hiện ra mầm mống sâu bệnh có trong hạt hay giống có lẫn hạt khác  hoặc cỏ dại không,  đồng thời kiểm tra được sức nẩy mầm của hạt từ đó tuỳ theo mức độ mà xử lí và cân nhắc xem hạt giống đó đem gieo trồng có được hay không.

( Gieo vãi:

+ Ưu: nhanh, ít tốn công.

+ Nhược: số lượng hạt nhiều, chăm sóc khó khăn.

- Gieo hàng, hốc:

 + Ưu: tiết kiệm hạt giống, chăm sóc dễ dàng.

 + Nhược: tốn nhiều công.

( Gồm các biện pháp sau:

+ Tỉa, dặm cây: loại bỏ cây yếu, bệnh, sâu và dặm cây khoẻ vào chổ hạt không mọc, cây bị chết để đảm bảo khoảng cách, mật độ cây trên ruộng.

+ Làm cỏ, vun xới: Diệt cỏ dại, làm cho đất tơi xốp, chống đổ, hạn chế bốc hơi nuớc.

+ Tưới, tiêu nước: đảm bảo lượng nước cho cây trồng.

+Bón phân thúc: nhằm tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng , phát triển tốt.

_ Học sinh trả lời:

( Để giảm hao hụt, giữ được chất lượng sản phẩm, sử dụng được lâu dài…

( Tác hại:

+ Đối với môi trường: gây ô nhiểm môi trường (nước, đất, không khí), ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ con người.

+ Đối với sinh vật: gây chết hàng loạt sinh vật như: cá, tôm, các loài thiên địch…..

_ Học sinh lắng nghe.
	III. Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt:

 1. Làm đất và bón phân lót:

_ Cày

_ Bừa và đập đất.

_ Lên luống.

_ Bón phân lót.

 2. Gieo trồng cây nông nghiệp:

_ Kiểm tra và xử lí hạt giống.

_ Thời vụ.

_ Phương pháp gieo giống

 3. Chăm sóc:

_ Tỉa, dặm cây

_ Làm cỏ, vun xới

_ Tưới, tiêu nước

_ Bón phân thúc

 4. Thu hoạch, bảo quản, chế biến:

_ Thu hoạch

_ Bảo quản

_ Chế biến


4. Củng cố 


Cho học sinh xem lại các câu hỏi trong SGK trang 53 và xem bảng tóm tắt.

5. Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị cho bài sau

_ Nhận xét về sự chuẩn bị bài và thái độ học tập của học sinh.


_ Dặn dò: Về nhà học bài và ôn lại từ bài 1 đến bài 20 để kiểm tra HKI.

  V. RÚT KINH NGHIỆM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày soạn: 5 /12/2014                                                                           Tiết: 26

Ngày giảng:

BÀI 28: KHAI THÁC RỪNG

I. Mục tiêu
1. Kiến thức:

.

_ Phân biệt được các loại khai thác rừng.



_ Hiểu được điều kiện khai thác rừng ở nước ta hiện nay.



_ Biết được các biện pháp phục hồi rừng sau khi khai thác rừng.

2. Kỹ năng:




 Hình thành kỹ năng sử dụng các phương thức thích hợp để khai thác rừng trong 

điều kiện địa hình cụ thể.

3. Thái độ:



_ Có ý thức sử dụng hợp lí tài nguyên rừng.



_ Có ý thức bảo vệ rừng.

II. Chuẩn bị của giao viên và học sinh
1. Giaùo vieân:



_ Bảng 2, hình 45,46,47 SGK phóng to.



_ Bảng con, phiếu học tập.

2. Học sinh:




Xem trước bài 28.

III. Phương pháp
        - Nêu và giải quyết vấn đề, đàm thoại…
IV. Tiến trình giờ dạy-giáo dục
1. Ổn định lớp: 1p
2. Kiểm tra bài cũ: 
_ Chăm sóc rừng sau khi trồng vào thời gian nào, cần chăm sóc bao nhiêu năm và số lần chăm sóc trong mỗi năm?



_ Chăm sóc rừng sau khi trồng gồm những công việc nào?

3. Bài mới:



Ở chương I chúng ta đã học về kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng. Hôm nay các em sẽ được học chương mới: Khai thác và bảo vệ rừng. 



Ta vào bài đầu tiên là Khai thác rừng để biết được các loại khai thác rừng, những điều kiện khai thác rừng và các biện pháp phục hồi rừng sau khi khai thác.

* Hoạt động 1: Các loại khai thác rừng.15p
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	_ Giáo viên treo bảng 2 và yêu cầu học sinh quan sát và trả lời các câu hỏi:

+ Có mấy loại khai thác rừng? Kể ra?

+ Thế nào là khai thác trắng ? Thời gian chặt hạ và cách phục hồi rừng của nó?

+ Thế nào là khai thác dần? Thời gian chặt hạ và cách phục hồi rừng của khai thác dần?

+ Thế nào là khai thác chọn? Thời gian chặt hạ và cách phục hồi rừng của khai thác chọn?

+ Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa 3 loại khai thác rừng.

_ Giáo viên sửa, bổ sung.

+ Rừng ở nơi đất dốc lớn hơn 15 độ, nơi rừng phòng hộ có khai thác trắng được không, tại sao?

+ Khai thác rừng nhưng không trồng rừng ngay có tác hại gì?

_ Giáo viên hoàn thiện kiến thức cho học sinh và ghi bảng.
	_ Học sinh quan sát và trả lời:

( Có 3 loại:

+ Khai thác trắng.

+ Khai thác dần.

+ Khai thác chọn.

( Là chặt toàn bộ cây rừng trong một lần.

+ Thời gian chặt trong mùa khai thác gỗ (< 1 năm).

+ Cách phục hồi: trồng rừng.

( Chặt toàn bộ cây rừng trong 3 đến 4 lần khai thác.

+ Thời gian: kéo dài 5 đến 10 năm.

+ Rừng tự phục hồi bằng tái sinh tự nhiên.

( Chặt cây già, cây có phẩm chất và sức sống kém. Giữ lấy cây còn non, cây gỗ tốt và có sức sống mạnh.

+ Không hạn chế thời gian.

+ Rừng tự phục hồi.

( Giống và khác nhau:

_ Giống nhau:

+ Trắng và dần: lượng cây chặt hạ là toàn bộ cây rừng.

+ Dần và chọn: rừng tự phục hồi.

_ Khác nhau: thời gian chặt hạ.

_ Học sinh lắng nghe.

( Không, vì gây ra xói mòn, rửa trôi, lũ lụt.

( Sẽ làm cho đất bị thoái hóa, rữa trôi, xói mòn, có thể gây ra lũ lụt,....

_ Học sinh ghi bài.
	I. Các loại khai thác rừng:

   Có 3 loại khai thác rừng:

_ Khai thác trắng là chặt hết cây trong một mùa chặt, sau đó trồng lại rừng.

_ Khai thác dần là chặt hết cây trong 3 đến 4 lần chặt trong 5 đến 10 năm để tận dụng rừng tái sinh tự nhiên.

_ Khai thác chọn là chọn chặt cây theo yêu cầu sử dụng  và yêu cầu tái sinh tự nhiên của rừng.




* Hoạt động 2: Điều kiện áp dụng khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam.15p
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	 _ Yêu cầu học sinh đọc phần thông tin mục II và quan sát hình 45,46 và hỏi:

+ Hãy cho biết tình hình rừng ở nước ta từ năm 1943 đến 1995 qua bài 22 ta đã học?

+ Nước ta đã áp dụng những điều kiện nào để khai thác rừng?

+ Em hãy điền vào chỗ trống những nội dung thích hợp ở điều kiện thứ nhất?

+ Các điều kiện khai thác rừng nhằm mục đích gì?

_ Giáo viên bổ sung , ghi bảng.
	_ Học sinh đọc thông tin , quan sát và trả lời:

( Rừng bị tàn phá nghiêm trọng, diện tích, độ che phủ của rừng giảm mạnh, diện tích đồi trọc, đất hoang ngày càng tăng.

( Các điều kiện:

+ Chỉ được khai thác chọn chứ không được khai thác trắng.

+ Rừng còn nhiều cây gỗ to có giá trị kinh tế.

+ Lượng gỗ khai thác chọn< 35% lượng gỗ của khu vực khai thác.

( Học sinh điền:

+ Có độ dốc 15 độ.

+ Có tác dụng phòng hộ.

( Mục đích : duy trì, bảo vệ diện tích rừng, diện tích đất,...

_ Học sinh ghi bài.
	II. Điều kiện áp dụng khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam:

 _  Chỉ được khai thác chọn chứ không được khai thác trắng.

_  Rừng còn nhiều cây gỗ to có giá trị kinh tế.

_  Lượng gỗ khai thác chọn < 35% lượng gỗ của khu vực khai thác.




* Hoạt động 3: Phục hồi rừng sau khi khai thác.10p
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	_ Yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin mục III SGK và trả lời các câu hỏi:

+ Đối với rừng khai thác trắng ta nên phục hồi rừng như thế nào?

+ Biện pháp phục hồi rừng đã khai thác trắng ra sao?

+ Đối với rừng khai thác dần và khai thác chọn để phục hồi ta phải làm sao?

+ Cho biết các biện pháp phục hồi rừng đã khai thác dần và khai thác chọn. 

_ Giáo viên nhận xét, ghi bảng.
	_ Học sinh nghiên cứu mục III và trả lời:

( Rừng đã khai thác trắng ta nên trồng rừng để phụcï hồi.

( Trồng xen cây công nghiệp với cây rừng.

( Rừng đã khai thác dần và khai thác chọn: thúc đẩy tái sinh tự nhiên để rừng phục hồi.

( Biện pháp:

+ Chăm sóc cây gieo giống: làm cỏ, xới đất, bón phân quanh gốc cây.

+ Phát hoang cây cỏ hoang dại để hạt dễ nẩy mầm và cây con sinh trưởng thuận lợi.

+ Dặêm cây hay gieo hạt vào nơi có ít cây tái sinh và nơi không có cây gieo trồng.

_ Học sinh ghi bài.
	III. Phục hồi rừng sau khai thác:

 1. Rừng đã khai thác trắng:

     Trồng rừng để phục hồi lại rừng.

     Trồng xen cây công nghiệp với cây rừng.

 2. Rừng đã khai thác dần và khai thác chọn:

  Thúc đẩy tái sinh tự nhiên để rừng tự phục hồi bằng các biện pháp:

_ Chăm sóc cây gieo giống: làm cỏ, xới đất, bón phân quanh gốc cây.

_ Phát dọn cây cỏ hoang dại để hạt dễ nẩy mầm và cây con sinh trưởng thuận lợi.

_ Dặêm cây hay gieo hạt vào nơi có ít cây tái sinh và nơi không có cây gieo trồng. 




Học sinh đọc phần ghi nhớ.

4. Củng cố: 3p


_ Có mấy loại khai thác rừng? Nội dung của từng loại.



_ Các điều kiện áp dụng khai thác rừng.



_ Các cách phục hồi rừng sau khi khai thác.

        Bài tập:
Hãy sắp xếp nhóm từ trong các cột 1 và 2 của bảng sau thành các cặp ý tương đương.
	Loại khai thác rừng
	Đặc điểm

	1.   Khai  thác trắng

1. Khai thác dần

2. Khai thác chọn
	a) Chặt hết cây trong 3-4 lần chặt, trong 5-10 năm để tận dụng rừng tái sinh tự nhiên.

b) Chọn chặt cây theo yêu cầu sử dụng và tái sinh tự nhiên của rừng.

c) Chặt hết cây trong một mùa khai thác.


Trả lời: 1:………
2:………….
3:……………..

2. Việc khai thác rừng hiện nay phải tuân theo các qui định chung nhằm mục đích:


a) Duy trì, bảo vệ rừng, bảo vệ đất hiện có.


b) Bảo đảm chất lượng rừng, mật độ che phủ đất.


c) Bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ.


d) Rừng có khả năng tự phục hồi, tái sinh.

Đáp án:


Câu 1: (1) – c, (2) – a, (3) – b.


Câu 2: a

5.Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị cho bài sau 1p

_ Nhận xét về thái độ học tập của học sinh.



_ Dặn dò: Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài, xem tröơùc bài 29.
V. Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày soạn: 10/12/2014                                                                              Tiết :27
Ngày giảng: 

BÀI 29: BẢO VỆ VÀ KHOANH NUÔI RỪNG


I.Mục tiêu


1. Kiến thức:




_ Hiểu được ý nghĩa của bảo vệ và khoanh nuôi rừng.




_ Biết được các mục đích, biện pháp bảo vệ rừng , khoanh nuôi rừng.



2. Kỹ năng:





Hình thành những kỹ năng bảo vệ,nuôi dưỡng rừng. 



3. Thái độ:





Có ý thức bảo vệ và phát triển rừng.


II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh


1.Giáo viên:





SGK, giáo án, tài liệu tham khảo….


2. Học sinh:





Xem trước bài 29.


III. Phương pháp




Quan sát, đàm thoại, thảo luận nhóm.


IV. Tiến trình giờ dạy-giáo dục


1. Ổn định lớp: 1p

Sĩ số:………………………………………………………………………..


2. Kiểm tra bài cũ:4p



_ Các loại khai thác rừng có những điểm nào giống nhau và khác nhau ?




_ Khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam phải tuân thủ các điều kiện nào?




_ Dùng biện pháp nào để phục hồi rừng sau khi khai thác rừng?



3. Bài mới:




Các em đã thấy rõ tác hại của việc phá rừng gây ra như: hạn hán, lũ lụt, xói mòn…và các em cũng biết rừng là lá phổi của trái đất. Từ thực trạng trên ta phải có những biện pháp bảo vệ rừng và phát triển rừng như thế nào để diện tích rừng không còn bị giảm. Vào bài mới sẽ biết được những biện pháp đó.





* Hoạt động 1: Ý nghĩa.15p
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	_Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục I và trả lời các câu hỏi:

+ Em cho biết tình hình rừng của nước ta từ năm 1943-1995 như thế nào?

+ Nguyên nhân nào làm cho rừng bị suy giảm?

+ Em hãy cho biết tác hại của việc phá rừng thông qua vai trò của rừng và trồng rừng.

+ Rừng có ý nghĩa như thế nào đối với trái đất?

+ Cho biết ý nghĩa của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng.

_Tiểu kết, ghi bảng.
	_ Học sinh đọc và trả lời:

( Rừng ở nước ta đang bị tàn phá nghiêm trọng , diện tích và độ che phủ của rừng giảm nhanh, diện tích đồi trọc , đất hoang ngày càng tăng .

( Sự phá hoại  rừng bừa bãi: đốt rừng, phá rừng …

( Tác hại của việc phá rừnglà:

+ Đối với môi trường: gây ô nhiểm không khí , làm mất cân bằng tỉ lệ O2 và CO2 trong không khí, gây xói mòn ,rửa trôi ,lũ lụt, hạn hán, …

+ Đối với đời sống: giảm nguồn cung cấp gỗ lớn và hạn chế xuất khẩu…

+ Không bảo tồn được những loài sinh vật quý hiếm…

( Rừng là tài nguyên của đất nước, là một bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái, có giá trị to lớn đối với đời sống và sản xuất của xã hội.

( Việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng có ý nghĩa sinh tồn đối với cuộc sống và sản xuất của con người. 

_ Học sinh ghi bài.
	I. Ý nghĩa:

  Bảo vệ và khoanh nuôi rừng có ý nghĩa sinh tồn đối với cuộc sống và sản xuất của con người. 





 *Hoạt động 2: Bảo vệ rừng.10p
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	_ Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục II.1 và trả lời các câu hỏi:

+ Tài nguyên rừng gồm có các thành phần nào?

+ Cho biết mục đích của việc bảo vệ rừng.

+Ví dụ: Ở Đồng Tháp có rừng nào không, có động vật nào quý hiếm không ?

_ Giáo viên sửa, bổ sung, ghi bảng.

_ Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục II.2 SGK và cho biết:

+ Theo em các hoạt động nào của con người được coi là xâm hại tài nguyên rừng?

+ Những đối tượng nào được phép kinh doanh rừng?

+ Tham gia bảo vệ rừng bằng cách nào?

_ Giáo viên treo hình 49 và giải thích hình .

+ Nêu tác hại của việc phá rừng, cháy rừng.

_ Giáo viên chốt lại kiến thức, ghi bảng.
	_ Học sinh đọc thông tin và trả lời:

( Gồm có các loài động vật, thực vật rừng, đất có rừng và đồi trọc, đất hoang thuộc sản xuất lâm nghiệp.

( Mục đích:

+ Giử gìn tài nguyên thực vật, động vật, đất rừng hiện có.

+ Tạo điền kiện thuận lợi để rừng phát triển, cho sản lượng cao và chất lượng tốt nhất.

( Như rừng tràm, Sếu đầu đỏ ở vườn quốc gia Tràm Chim..…

_ Học sinh ghi bài.

_ Học sinh đọc mục 2 và trả lời:

( Phá rừng bừa bãi,gây cháy rừng, lắng chiếm rừng và đất rừng, mua bán lâm sản, săn bắn động vật rừng ,…

( Các đối tượng được phép kinh doanh rừng là: Cơ quan lâm nghiệp của Nhà nước, cá nhân hay tập thể được các cơ quan chức năng lâm nghiệp giao đất, giao rừng để sản xuất theo sự chỉ đạo của Nhà nước. 

( Bằng cách: Định canh định cư, phòng chóng cháy rừng, chăn nuôi gia súc.

_ Học sinh quan sát hình và lắng nghe.

( Tác hại: diện tích rừng bị giảm, làm động vật không có nơi cư trú, làm đất bị bào mòn…

_ Học sinh ghi bài.    
	II. Bảo vệ rừng:

1. Mục đích:

_ Giữ gìn tài nguyên thực vật, động vật, đất rừng hiện có.

_ Tạo điền kiện thuận lợi để rừng phát triển, cho sản lượng cao  và chất lượng tốt nhất.

2. Biện pháp:

Gồm có:

_ Ngăn chặn và cấm phá hoại tài nguyên rừng, đất rừng.

_ Kinh doanh rừng, đất rừng phải được Nhà nước cho phép.

_ Chủ rừng và Nhà nước phải có kế hoạch phòng chóng cháy rừng .






  * Hoạt động 3: Khoanh nuôi phục hồi rừng.10p
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	+ Khoanh nuôi phục hồi rừng nhằm mục đích gì?

_ Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục III.2 và cho biết:

+ Khoanh nuôi phục hồi rừng bao gồm các đối tượng khoanh nuôi nào?

+ Khi nào ta phải khoanh nuôi phục hồi rừng?

_ Giáo viên sửa, ghi bảng.

_ Yêu cầu học sinh đọc to mục III.3 và trả lời câu hỏi:

+ Hãy nêu lên các biện pháp khoanh nuôi phục hồi rừng?

+ Vùng đồi trọc lâu năm có khoanh nuôi phục hồi rừng được không ,tại sao?

_ Giáo viên hoàn thiện kiến thức cho học sinh , ghi bảng.
	( Tạo hoàn cảnh thuận lợi để những nơi đã mất rừng phục hồi và phát triển thành rừng có sản lượng cao.

_ Học sinh đọc và trả lời:

( Đối tượng khoanh nuôi gồm có:

+ Đất đã mất rừng và nương rẫy bỏ hoang con tính chất đất rừng.

+ Đồng cỏ,cây bụi xen cây gỗ, tầng đất mặt dày trên 30 cm. 

( Đất lâm nghiệp đã mất rừng nhưng còn khả năng phục hồi thành rừng .

_ Học sinh ghi bài.

_ Học sinh đọc to mục 3 và cho biết:

( Các biện pháp:

+ Bảo vệ:cấm chăn thả đại gia súc, tổ chức phòng chóng cháy rừng,…

+ Phát dọn dây leo, bụi rậm ,cuốc xới đất tơi xốp.

+ Tra hạt hay trồng cây vào nơi đất có khoảng trống lón.

( Không, việc khoanh nuôi phục hồi rừng chỉ áp dụng đối với đất lâm nghiệp đã mất rừng nhưng còn khả năng phục hồi thành rừng.

_ Học sinh ghi bài. 
	III. Khoanh nuôi phục hồi rừng:

1. Mục đích:
  Tạo hoàn cảnh thuận lợi để những nơi đã mất rừng phục hồi và phát triển thành rừng có sản lượng cao.

2. Đ ối tượng khoanh nuôi:

  Đất lâm nghiệp đã mất rừng nhưng còn khả năng phục hồi thành rừng gồm có:

_  Đất đã mất rừng và nương rẫy bỏ hoang con tính chất đất rừng.

_ Đồng cỏ,cây bụi xen cây gỗ, tầng đất mặt dày trên 30 cm.

3. Biện pháp:

  Thông qua các biện pháp:

_ Bảo vệ: cấm chăn thả đại gia súc,…

_ Phát dọn dây leo, bụi rậm, cuốc xới đất tơi xốp quanh gốc cây.

_ Tra hạt hay trồng cây vào nơi đất có khoảng trống lớn.


  

 Học sinh đọc phần ghi nhớ và mục em có thể biết.



4. Củng cố: 4p



_ Nêu ý nghĩa của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng.




_ Mục đích và biện pháp bảo vệ rừng.



  * Chọn các câu trả lời đúng:


1. Mục đích của việc khoanh nuôi phục hồi rừng:



a) Giữ gìn tài nguyên rừng hiện có.



b) Tạo điều kiện phục hồi những rừng bị mất, phát triển thành rừng có sản lượng cao.



c) Tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, tỉ lệ sống cao.



d) Cả 3 câu a,b,c.


2. Những đối tượng nào sau đây được chọn để khoanh nuôi phục hồi rừng:



a) Đất đã mất rừng, nương rẫy bỏ hoang không còn tính chất rừng.



b) Đồng cỏ, cây bụi xen cây gỗ, tầng đất mặt dày trên trên 30cm.




c) Cây bụi xen cây gỗ, tầng đất mặt dày dưới 30cm.



d) Gieo trồng bổ sung, bảo  vệ.

Đáp án:  1 – d, 2 – b

5. Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị cho bài sau:

_ Nhận xét về thái độ học tập của học sinh.


_ Dặn dò: Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và chuẩn bị bài ôn tập.
V.RÚT KINH NGHIỆM
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